CHỦ ĐỀ 6: CÁC CON VẬT ĐÁNG YÊU

Thời gian thực hiện 4 tuần ( từ ngày 08/12/2025 đến ngày 02/01/2026)

I. MỤC TIÊU 
	TT
	Số MT
	Nội dung mục tiêu

	I. Lĩnh vực phát triển thể chất.

	a. Phát triển vận động.

	1
	1
	Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân

	2
	2
	Giữ được thăng bằng trong vận động đi thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay

	3
	4
	Thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: tung - bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m;

	4
	5
	Thực hiện phối hợp vận động tay - mắt: 

Ném vào đích xa 1 - 1,2m.

	5
	6
	Phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.

	6
	8
	Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”.

	7
	9
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn; vẽ tổ chim;  xâu vòng tay; chuỗi đeo cổ.

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	8
	10
	Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.

	9
	11
	Trẻ quen với chế độ ngủ một giấc buổi trưa

	10
	13
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn( lấy nước uống, đi vệ sinh….).

	11
	15
	Biết tránh một số vận dụng, nơi nguy hiểm ( bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước) khi được nhắc nhở.

	II. Lĩnh vực nhận thức.

	12
	17
	Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	13
	23
	Trẻ biết chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to - nhỏ theo yêu cầu.

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

	14
	24
	Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 - 3 hành động ( VD: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay).

	15
	25
	Trẻ biết trả lời các câu hỏi “ Ai đây? Cái gì đây?...làm gì? …thế nào?... ” VD: Con gà gáy thế nào? ...) Nghe và trả lời điện thoại.

	16
	26
	Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.

	17
	27
	Trẻ biết phát âm rõ tiếng. 

	18
	28
	Đọc được các bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.

	19
	30
	Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 

+ Chào hỏi, trò chuyện. 

+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân. 

+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “ Con gì đây? ; Cái gì đây?...

	IV. Lĩnh vực phát triển tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ

	20
	38
	Biểu lộ sự thân thiện với số con vật quen thuộc/ gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.

	21
	41
	Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ ( trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...).

	22
	44
	Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

	23
	45
	Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh ( cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).


II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 
 1. Mục đích - Yêu cầu 
 1.1. Kiến thức: 

- Trẻ tập được các đéng tác phát triển các cơ hô hấp, vận động tay, chân l​​​​­ng bụng kết hợp với lời bài hát.
- Tập cùng cô BTPTC “Chú gà trống”, “Mèo con, thỏ con, chim sẻ ”, 
- Trẻ tập được cùng cô các động tác của bài tập,. Trẻ biết Đi bước vào các ô, Tung, bắt bóng cùng cô, Đi trong đường hẹp , Bò, trườn qua vật cản. Trẻ chơi biết chơi trò chơi cùng cô.
- Nói được tên bài tập: : Đi bước vào các ô, Tung, bắt bóng cùng cô, Đi trong đường hẹp , Bò, trườn qua vật cản

- BiÕt chơi trò chơi Gà vào vườn rau, Trời nắng trời mưa cùng cô, trẻ nhớ tên trò chơi
- Biết làm một số thao tác vệ sinh cá nhân như: uống nước, đi vệ sinh, mặc quần áo, rửa mặt, rửa tay dưới sự giúp đỡ của cô

- Trẻ có nền nếp thói quen tốt trong ăn uống.

-  Trẻ một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
- Trẻ nhận biết được các con vật nuôi trong trong các nhóm: Chim, thú, cá và côn trùng: gà,vịt, mèo, chó, tôm, cua, cá, voi, khỉ,hổ….. 
- Trẻ nhận biết ®​­îc tên gọi, đặc điểm, ích lợi, môi tr​­êng sống của các con vật gà, vịt, mèo, chó, lợn, voi , khỉ, hổ, …tôm cua, cá ốc...
- Trẻ nhận biết kích thư​ớc to, nhỏ của các con vật. 
- Trẻ biết tên bài thơ, thuộc thơ, đọc được từ đầu đến cuối bài thơ cùng cô, trả lời được câu hỏi của cô qua bài thơ: Con trâu, con bướm trắng
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện, nhớ tên chuyện, tên nhân vật và một số hành động của các nhân vật trong chuyện trong chuyện : Quả trứng, thỏ con không vâng lời...
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, hưởng ứng hát theo cô bài: :Chú voi con, Tụm cỏ cua thi tài . vận động được cùng cô bài:Cá vàng bơi. 

- Trẻ chú ý lắng nghe cô h¸t,nhí tên bài hát và hát được cùng cô bài: Con gà trống, con chuồn chuồn.

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và vận động theo nhạc dưới sự hướng dẫn của cô bài: Đàn vịt con, đố bạn, cá vàng bơi, con cào cào.

- Trẻ biết xếp khít  các khối gỗ với nhau thành chuồng thú, nặn thức ăn cho gà vịt, nặn con giun, tô màu con cá... Nói được tên sản phẩm của mình
- Trẻ biết nhập vai ng​ười bán hàng thì phải biết mời khách và ng​ười mua hàng thì phải biết trả tiền để mua và bán các con vật
- Trẻ biết cách cho cá, cho tôm  ăn theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biết xâu vòng bằng các con vật, xếp chuồng gà, xếp đư​ờng đi, 

- Trẻ xem tranh biết ®​​­îc tên gọi, đặc điểm của các con vật 
- Biết chơi với cát, nước, tưới cây, xâu, xếp hét hạt thành đồ chơi thích chơi với những đồ chơi ngoài trời, biết tên của đồ chơi.

- Trẻ biết chơi trò chơi, bán hàng, đi siêu thị. Trẻ biết nhập vai ng­​êi bán hàng thì và người mua hàng để mua và bán các con vật
- Trẻ thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.

1.2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện thể lực sức khỏe cho trẻ. Giúp trẻ phát triển các nhóm cơ l​ưng bụng, chân, tay vai. Rèn cho trẻ khả năng tập chung chú ý có chủ định

- Rèn sự khéo léo của các nhóm cơ tay ( Xếp hình, xâu vòng, nặn). 

- Trẻ thích nghe đọc thơ, kể chuyện và trả lời đư​ợc các câu hỏi của cô.

- Thích nghe hát, hát và vận động các bài trong chủ đề.

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, vệ sinh...

- Giúp trẻ ôn luyện, củng cố kiến thức kỹ năng thao tác với đồ dùng đồ chơi.

- Rèn kỹ năng nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cho trẻ. 

- Phát triển ngôn ngữ, luyện kỹ năng phát âm chuẩn, luyện các giác quan, luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, nhanh nhẹn, linh hoạt 
- Giúp trẻ làm quen với công việc của ngư​ời lớn, người nội trợ. 

- Nhằm phát triển t​ư duy, trí nhớ, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay cho trẻ.

- Rèn kỹ năng giở sách tranh cho trẻ

1.3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật.

- Trẻ mạnh dạn tập, có ý thức trong giờ tập, biết giữ gìn đồ chơi.

- Giáo dục trẻ đoàn kết, giúp đỡ bạn bè lúc gặp khó khăn hoạn nạn.
- Trẻ thích hát cho mọi người cùng nghe và biết yêu quý, bảo vệ các con vật.

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình, các con vật  dưới nước, con vật trong rừng,  

- Giáo dục trẻ đoàn kết, thật thà trong cuộc sống. 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình làm ra, trẻ đoàn kết vui chơi cùng bạn.
- Trẻ thích đọc sách tranh,Gd trẻ gìn giữ sách không làm rách sách tranh

- Biết sử dụng một số hành động biết chơi những đồ chơi trong nhóm, trẻ biết được  các thao tác đơn giản trong khi học và chơi cùng các bạn

2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:

- Môi tr​ường hoạt động cho trẻ. Đồ dùng học liệu phục vụ cho các góc và các hoạt động theo chủ đề.

- Bóng, dây, cỏ. Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách, mõ, trống, lắc....

- Đất nặn, bẳng đĩa, giấy A4, bút màu. Các con vật và dây xâu, các loại khối gỗ.....
- Tranh lô tô, tranh môi tr​ường về các con vật trong rừng, dưới  n​ước, côn trùng, trong gia đình.

- Các con vật nuôi trong gia đình: bằng nhựa, xốp, bông, vải....kích thư​ớc to nhỏ, dài ngắn, màu xanh, đỏ, vàng...
- Các con vật cá, tôm, cua và dây xâu, các loại khối gỗ.....

- Các con vật: Cá, tôm, cua, ốc tôm, voi, khỉ,  hổ… bằng nhựa, xốp, bông, v¶i....kÝch th​­íc to nhỏ, dài ngắn, màu xanh, đỏ, vàng..... 

- Tranh lô tô, tranh môi tr​ường về các con vật trong rừng; voi, khỉ, hổ 

- Các con vật voi, khỉ, hổ bằng nhựa, xốp, bông, vải....kích thư​ớc to nhỏ, dài ngắn, màu xanh, đỏ, vàng..... 

- Mô hình nhà bóp bê có các con vật; gà, vÞt...Mô hình rừng xanh, ao cá ...
- Cỏ xếp 2 bên làm đ​ường ngoằn ngoèo dài 3m, rộng 40cm

- Tranh truyện “Thỏ con không vâng lời”, quả trứng, tranh thơ con trâu, con bướm trắng...
- Mô hình nhân vật dời.

- Sa bàn có các con vật: Gà trống, gà mái, vịt. Chó, mèo ,tôm, cua ,cá, voi, khỉ,  hổ…
- Rổ đựng các con vật:  Gà trống, gà mái, vịt, tôm, cua ,cá, voi, khỉ,  hổ… 
- Tranh mẫu cô tô sẵn. Hộp có để bút mầu đỏ, mầu vàng

2.2. Đồ dùng của trẻ: 

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Giá bán hàng có bày các con vật: Gà trống, gà mái, gà con, vịt con..

- Làn, tiền giấy...

- Bộ xâu vòng có các con vật, dây xâu; Bộ xếp hình bằng các khối xốp;  

- Đất nặn, rổ, đĩa, bảng, khăn lau.Chiếu cho trẻ ngồi.
- Mũ gà trống.

- Trang phục gọn gàng. 

- Bóng, dây, cỏ. Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách, mõ, trống, lắc....

- Đất nặn, bẳng đĩa, giấy A4, bút màu. Các con vật và dây xâu, các loại khối gỗ.....
- Rổ đựng các con vật:  Gà trống, gà mái, vịt .
- Các loại tranh về các con vật nuôi trong gia đình

- Mỗi trẻ 1 rổ đựng các con vật: Con mèo, con chó.
II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 08/12 - 12/12)
	Tuần 2

(Từ 15/12 - 19/12)
	Tuần 3

(Từ 22/12 - 26/12)
	Tuần 4

(Từ 29/12 -02/01/2026)

	Chủ đề
	Nhóm chim
	Nhóm thú 
	Nhóm cá
	Nhóm côn trùng

	Đón trẻ
Trò chuyện


	* Trao đổi tình hình của trẻ với phụ huynh. Trao đổi về nội dung học tập của trẻ ở trong  tuần. Trao đổi về các loại đồ dùng học liệu mà phụ huynh cần cung cấp cho trẻ.  
- Hướng dẫn trẻ cách chào cô giáo, bố mẹ và các bạn trước khi vào lớp.

- Cô khuyến khích trẻ chơi với đồ chơi ở các khu vực mà trẻ thích.

* Trò chuyện với trẻ: Hỏi trẻ về các con vật nuôi trong gia đình: Mèo, chó, lợn, tôm cua, cá, voi khỉ hổ... ở nhà các con có nuôi  mèo, chó, lợn không? Mèo kêu nh​­ thế nào? ... Mèo, chó, tôm cua cá, voi khỉ, hổ là các con vật nuôi và sống ở đâu? Con có yêu quý các con vật này không?

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm đặc tr​­ng của các con vật nuôi d­​íi n​­íc sống  trong rừng qua các câu hỏi: đây là con gì? nó có cái gì?  sống ở đâu? nó bơi 
đ​ược d​ưới nư​ớc nhờ có cái gì?....
* Cô cho trẻ về góc chơi có trong nhóm lớp khuyến khích cho trẻ chơi cùng với bạn. Trong khi trẻ chơi cô đi đến từng góc trò chuyện và cùng chơi với trẻ cô nhắc trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Cô hướng dẫn và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong góc chơi, trong khi trẻ chơi cô trò chuyện và hỏi trẻ



	TD sáng
	 * Tên bài tõp: “Chú gà trống”

1. MĐ yêu cầu:

+ Kiến thức:  Trẻ biết tập đúng các động tác theo yêu cầu của cô

+ Kỹ năng:  Phát triển các cơ trên cơ thể, rèn luyện sức khỏe

+ Thái độ: GD  trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo

2. Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ, an toàn, 2 lá cờ  cho cô và cờ đủ cho trẻ

- Trang phục gọn gàng
3. Tiến hành:
a. Khởi động: Cô là gà mẹ, các con là gà con gà mẹ, gà con cùng đi kiếm ăn nào. Cô và trẻ đi chậm - đi nhanh- chạy - chạy nhanh- đi chậm dần- đứng thành vòng tròn

b. Trọng động

- Bài TD: Bài “Chú gà trống”

+ ĐT1: Gà gáy ò...ó...o.... Trẻ đ​ưa 2 tay lên miệng và nói ò...ó...o.

+ ĐT2: Gà vẫy cánh; Hai tay giang 2 bên vẫy vẫy.

+ ĐT3: Gà tìm bạn;  Hai tay chống hông nghiêng người sang trái, sang phải. 

+ ĐT4: Gà bới đất; Hai tay chống hông, hai chân giậm tại chỗ. 

Mỗi động tác tập 2- 3 lần.

c. Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 2 - 3 vòng.

* Tên bài tõp: Gà gáy

1. Mục đích- Yêu cầu

+ Kiến thức:  Trẻ có khả năng biết tập các động tác theo sự hướng dẫn của cô để phát triển các cơ bắp.

+ Kỹ năng:   Rèn kỹ năng quan sát, bắt chước, rèn sự nhanh nhẹn.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ luyện tập thể dục thường xuyên cho người khỏe mạnh.

2. Chuẩn bị: 

- Phòng tập sạch sẽ, bằng phẳng, trẻ khỏe mạnh.

3. Tiến hành:

+ Khởi động: Cho trẻ hát bài “Con Gà Trống” đi các kiểu theo cô và đứng thành vòng tròn

+ Trọng động: Bài tập: Chú gà trống víi 4 §T. 
    + §T1: Gà trống gáy
    + ĐT2 : Gà tìm bạn

    + ĐT3: Gà mổ thóc 

    + ĐT4: Gà bới đất ( Trẻ đứng giậm chân tại chỗ)
- Trò chơi: Trời nắng trời mưa

Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 2 - 3 vòng.

	Hoạt động có chủ định
	Thứ 2
	TDV§

- BTPTC: Chú gà trống 
- VĐCB Tung, bắt bóng cùng cô.

- TCVĐ: 
Gà vào vườn rau 

	TDV§
- BTPTC: Gà gáy
- V§CB: Đi bước vào các ô
- TCVĐ: 
Con bọ dừa.


	TDV§

-  BTPTC: Thỏ con

-VĐCB: Bò, trườn qua vật cản
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa


	TDV§

.     -  BTPTC: Gà gáy

- VĐCB:

+ Đi trong đường hẹp

-TCVĐ: Bóng tròn to                                                                                                                                                                                  
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	Nhận biết
 Con vịt, con gà mái
	 Nhận biết

Các con vật: Voi, gấu

	Nhận biết
Con cá, tôm


	Nhận Biết

Con kiến- Con chuồn chuồn
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	Kể chuyện 

Quả trứng
	Thơ
Con trâu
	Kể chuyện 

Thỏ  ngoan

	Thơ

Con buớm trắng
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	      Âm nhạc

- Dạy hát: 

Con gà trống. 
-VĐTN: Đàn vịt con
	      Âm nhạc

- V§TN: 
Đố bạn
- Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn
 
	Âm nhạc
- Nghe hát: Tụm cỏ cua thi tài

- V§TN:

Cá vàng bơi


	      Âm nhạc

- Dạy hát: 
Con chuồn chuồn
- V§TN: Con cào cào
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	    Hoạt động Nặn thức ăn cho con gà, con vịt
	         Hoạt động  Xếp chuồng thú 
	Hoạt động 
Tô màu con cá
	Hoạt động 
Xâu vòng con vật

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCMĐ 
 Quan s¸t:  Cây hoa sữa.

TCDG: Nu na nu nống, 
 TCVĐ: Gà trong 
v​­ên rau.

-  Chơi tự do: Đu quay, cầu trượt , lá cây , sỏi ĐC ngoài trời. 
	- HĐCMĐ Quan sát: Cây mít
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
TCDG: dung dăng dung dẻ
- Chơi theo ý thích:  Vẽ phấn, nhặt lá cây,xâu vòng bằng lá , ĐCNT
	- HĐCMĐ
Quan sát:  Cây sấu

TCVĐ: Trời nắng trời mư​a. 
TCDG:  Chi chi chành chành - Chơi ý thích: xếp  ao  cá bằng sỏi, chơi đu quay, cầu tr​­ît, câu cá.
	HĐCMĐ:Quan sát: Cây trầu bà                          

TCVĐ: Phi ngựa; TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Chơi tự do: Lá cây, sỏi và đồ chơi ngoài trời
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	- HĐCMĐ Q/s:

Cây hoa lan
TCVĐ: Trời nắng trời mưa

TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

Chơi tự do: Đu quay, cầu trượt ,xé lá cây Chơi với cát nước ĐCN trời.
	HĐCMĐ:QS: Cây trúc

TCVĐ : Bắt bướm                                                             TCDG: Nu na nu nống, 

Chơi tự do: Chơi với lá cây, Xé lá cây.                                          Xếp hình theo ý thích
	- HĐCMĐ:

QS: Cây hoa dâm bụt
TCV§: Mèo và chim sẻ

TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
-  Chơi tự do : Câu cá, chơi với lá cây , đồ chơi ngoài trời.
	HĐCMĐ:Quan sát: cây hoa giấy 

TCVĐ:  : Bắt bướm

TCDG: Chi chi chành chành
 Chơi t tự do Chơi với giấy; đồ chơi ngoài trời
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	-  HĐCMĐ: QS: Cây hoa dâm bụt

TCDG:  Chi chi chành chành                                                     TCVĐ: Phi ngựa
 Chơi tự do: Xếp hột hạt                                                                          Chơi với đồ chơi ngoài trời


	- HĐCMĐ Quan sát: Cây sấu
TCDG: Nu na nu nống, 
TCV§: Bắt chuột.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-  Chơi tự do : Chơi với cát nước, Xâu vòng bằng lá cây,chơi với đu quay cầu trượt
	HĐCMĐ:QS:

C©y hoa hồng
TCVĐ : Bắt bướm                                                              TCDG: Dung dăng dung dẻ

TCVĐ: Con thỏ

-  Chơi tự do : Chơi vẽ phấn, nhặt lá, tưới nước cho cây
	- HĐCMĐ Q/s:  C©y hoa cúc.

- TCV§: Bong bóng xà phòng.

TCDG: Dung dăng dung dẻ
-  Chơi tự do : Chơi với lá và sỏi, đu quay cầu trượt  
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	- HĐCMĐ Q/s:

Cây mít
TCVĐ: Mèo và chim sẻ.

TCDG: Nu na nu nống, 
-  Chơi tự do :
Lá cây, sỏi cát..
	- HĐCMĐ Quan s¸t: 

C©y hoa giấy
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
TCV§: Trời nắng trời mưa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  Chơi tự do : Chơi  chơi in hình trên cát ,  đu quay cầu trượt. 
	HĐCMĐ:

QS: C©y hoa ngũ sắc
- TCDG: Dung dăng dung dẻ, 
TCDG: Bóng tròn to

-  Chơi tự do :
Đu quay, cầu tr­​ît vẽ phấn, xếp hình bằng sỏi
	- HĐCMĐ 

Quan sát: 

Con cá
TCDG: Dung dăng dung dẻ

TCVĐ: Bóng tròn to

-  Chơi tự do : cầu tr­​ît, Xâu vòng, vẽ phấn, xếp hình bằng sỏi
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	- HĐCMĐ Q/s cây hoa ngũ sắc
TCVĐ: Bong bóng xà phòng

TCDG :Thả đỉa ba ba

-  Chơi tự do :

Chơi với cát, với nước
	-HĐCMĐ Quan s¸t: 
Cây hoa cúc
TCV§:  Chim bay cò bay
TCDG:  Chi chi chành chành                                                     -  Chơi tự do Chơi vẽ phấn, xâu vßng,nhặt lá. Chơi với đu quay cầu trượt 
	- HĐCMĐ:

QS: C©y trúc phật bà
TCVĐ: Bong bóng xà phòng

  TCDG:  Tập tầm vông

 -  Chơi tự do :
Chơi cầu tr​­ît, xếp  ao  cá, câu cá. Xâu vòng bằng lá cây .
	- HĐCMĐ 

Quan sát.  Cây mít
TCVĐ Trời nắng trời mưa; 

TCDG: Nu na nu nống, 
 -  Chơi tự do : CÇu tr­​ît, đu quay, xếp ao cá, câu cá,  

	Hoạt động góc
	* Góc hoạt động với đồ vật: 
- T1: Nặn thức ăn cho gà
- T2: Xếp mô hình: sở thú
- T3: Xếp mô hình: Ao cá, tran trại

- T4: Xâu vòng hoa, lá, hột hạt
a) Mục đích yêu cầu: 

+ Trẻ biết làm mềm đất và nặn theo hướng dẫn. Trẻ biết sử dụng các khối gỗ, đồ chơi lắp ghép để xếp hình . Trẻ biết xâu vòng lần lượt các hoa lá, hạt vòng vào dây và buộc lại

+ Trẻ biết sắp xếp, phân bố vị trí bố cục hợp lý. Rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh. Rèn vận động tinh cho đôi tay.

+ Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi

b) Chuẩn bị:

+ Bộ xềp hình bằng gỗ, gạch, đồ chơi lắp ghép, hoa lá, hột hạt, dây xâu, đất nặn, bảng con……

c) Cách chơi:

Giới thiệu đồ chơi cho trẻ, hướng dẫn trẻ các thao tác  xếp chồng, xếp cạnh các khối gỗ, gạch…để tạo ra được đồ vật cần xếp.

Giới thiệu đồ chơi cho trẻ, hướng dẫn trẻ các thao tác  làm mềm đất, lăn dọc tạo sản phẩm.

Giới thiệu đồ chơi xâu vòng cho trẻ, hướng dẫn trẻ các thao tác  xâu vòng và buộc dây,…

- Hướng dẫn và chơi cùng trẻ.

* Góc sắm vai: 

- T1: Chơi gia đình, cho gà, cho vịt ăn. 

- T2: Chơi nấu ăn cho bé, chăm sóc bé
- T3: Chơi bán các con vật: Gà trống, gà mái, gà con, vịt con
- T4: Chơi gia đình, đi siêu thị
a. Mục đích yêu cầu

+ Trẻ biết đ​ược một số công việc của bố mẹ biết cho gà, cho vịt ăn , nấu ăn, chăm sóc bé, biết công việc của nhân viên cửa hàng : Biết mời khách mua hàng và sắp xếp mặt hàng

+ Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
+ Rèn kỹ năng chào hỏi, hòa đồng 

+ GD trẻ đoàn kết với bạn bè

b. Chuẩn bị

- Đồ chơi trong góc sắm vai: Búp bê, bàn, ghế, , đồ dùng nấu ăn, ….
- Đồ chơi siêu thị, các con vật…
c. Cách tiến hành 

+ Cô dẫn trẻ đến góc sắm vai và giới thiệu đồ chơi cho trẻ quan sát .

- Các con ơi? Đây là góc gì đây? Ai đây các con? 

- Ở nhà bố mẹ thường nấu những món gì cho các con?

- Khi nấu cơm cần có gì?

- Bếp dùng để làm gì?

- Còn đây là gì?

- Nồi dùng để làm gì?...

- Cô bán hàng làm những việc gì? Cô mời khách mua hàng thế nào?

- Cô hỏi tập thể, cá nhân trẻ trả lời?

- Lát nữa bạn nào thích chơi với làm cô giáo dạy học,  và nấu cơm cho em ăn thì chúng mình đến chơi với góc chơi này nhé?

* Góc âm nhạc: 
- T1: Trẻ hát các bài hát về loài chim.
- T2: Trẻ hát các bài hát về loài thú
- T3: Trẻ hát hát các bài hát về con cá con tôm
- T4: Trẻ hát hát các bài hát trong chủ đề
a. Yêu cầu

+ Trẻ biết các bài hát về các con vật
+ Rèn kỹ năng hát rõ tiếng và đúng nhịp điệu tự tin thể hiện bài hát

+ Trẻ hứng thú thực hiện.

b. Chuẩn bị:

 - Các dụng cụ gõ đệm , tivi

c. Cách tiến hành

+ Cô dẫn trẻ đến góc âm nhạc và giới thiệu nhạc cụ cho trẻ quan sát .

+ Cô gợi hỏi trẻ về các bài hát mà trẻ biết các con vật
+ Cô cho hát bài hát đó và cùng hát với trẻ.

* Góc vận động: 
- T1: Trẻ chơi với tung bóng, ném bóng...
- T2: Trẻ chơi với gậy

- T3: Trẻ chơi bước qua vòng, bật vào vòng 
- T4: Trẻ chơi với gậy và bóng
a. Yêu cầu

+ Trẻ biết cách thao tác với bóng, vòng, gậy

+ Rèn kỹ năng chơi an toàn và đoàn kết

+ Trẻ hứng thú thực hiện.

b. Chuẩn bị:

 - Các dụng cụ ở gác vận động: Bóng, vòng, gậy thể dục

c. Cách tiến hành

+ Cô dẫn trẻ đến góc vận động và giới thiệu bóng, vòng, gậy thể dục cho trẻ quan sát 

+ Cô gợi hỏi trẻ về cách chơi với những đồ chơi đó. Sau đó cô hướng dẫn trẻ chơi lăn bóng, tung bóng, bước vào vòng, bước qua gậy….

+ Cô cho trẻ chơi và quan sát trẻ, hướng dẫn thêm cho trẻ

- Cô nhận xét và động viên trẻ.



	
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cô cho trẻ xếp hàng vào rửa tay, rửa mặt

- Cô rửa cho trẻ và trò chuyện về các bước rửa tay, rửa mặt.

- Cho trẻ đi vệ sinh hướng đẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định và rửa tay, lau khô tay.

- Cô cho trẻ vào bàn ăn, chia ăn trộn đều cho trẻ hướng dẫn trẻ xúc ăn, cơm rơi bỏ vào đĩa lau tay vào khăn, ăn xong lấy khăn trên giá lau miệng. Đi vệ sinh và đi ngủ.

- Khi trẻ ngủ cô quan sát chú ý cho trẻ nằm đúng tư thế.

	Chơi tập buổi chiều 
	Thứ 2
	- Nhảy dân vũ rửa tay                               - Trò chơi: Chọn đúng con vật.

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Nhận biết:

Con mèo, con gà, con chó.

- TC: Mèo và chim sẻ
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Trò chơi: Trời nắng trời mưa 
- TC: Con cá vàng bơi 
- Chơi với các góc chơi
	- TC: Con bọ dừa
- TC: Trời nắng, trời mưa.

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
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	Dạy trẻ cách gieo hạt đậu 

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ                                           -  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	-T/c: - Ném xa bằng 1 tay
- Hát múa các bài trong chủ đề
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
	- Hướng dẫn trò chơi: gấp giấy

- TCVĐ: Bóng tròn to
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- TCVĐ: Bóng tròn to                                     - Hoạt động tạo hình: Tô màu con vật                                      -  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
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	- Đọc thơ cho trẻ nghe: Mười quả trứng tròn 
- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ                    
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- TCV§: Gà vào vườn hoa
- Xâu vòng con vật

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	Trò chơi: Tìm thức ăn cho voi và hổ

TCV§: Phi ngùa

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	-Trò chơi: Gà hái hoa
- TCVĐ: Thổi bong bóng

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
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	- Nhận biết một và nhiều 

- Trò chơi: Nu na nu nống
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- TC: Ai bắt chước giỏi 

- TCV§: Bong bóng xà phòng
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Dạy trẻ nhặt rau muống
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Xâu vòng:

Xâu vòng bằng các con giống.
- TC: Mèo và chim sẻ
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
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	- Sinh hoạt văn nghệ: Cho trẻ hát các bài hát đã học
- Nhận xét đánh giá cuối tuần
-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Sinh hoạt văn nghệ

- TCVĐ: Rồng rắn

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Trò chơi: Về đúng chuồng
-TCDG: Nu na nu nèng

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.


	- Hát các bài hát trong chủ điểm
-  TCDG :Tập tầm vông

-  Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.



	
	


Chủ đề nhánh 1

NhÓm chim
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 08/12/2025 đến ngày 12/12/2025)

Thứ hai ngày 08 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định
VẬN ĐỘNG

             - BTPTC: Chú gà trống 
             - VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô
   - TCVĐ: Gà vào vườn rau
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức

- Trẻ biết tung bắt bóng cùng cô theo yêu cầu của cô. Trẻ biết cách chơi trò chơi “con bọ dừa”. Trẻ tập bài tập phát triển chung, hứng thú cùng cô.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, tập trung, chú ý cho trẻ. Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục: Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh

II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô: Bóng nhựa to, rổ nhựa 2 cái. Đĩa nhạc bài “ Quả bóng” “ Con gà trống”….

+ Đồ dùng của trẻ: Bóng nhựa đủ cho trẻ.

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	
Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- “Ò ó o o..” các chú gà con đã đi học rất là đầy đủ rồi, các chú gà con hãy đến đây để học bài cùng với cô nào.

- Hôm nay dưới sân trường mình có một hội thi về các con vật nuôi trong gia đình, xem con vật nào ngoan và đáng yêu nhất, những chú gà con lớp mình có muốn đến tham dự không?

- Trước tiên, muốn tham gia được hội thi thì chúng mình phải thật khỏe mạnh, bây giờ chúng mình cùng tập thể dục với cô để có 1 cơ thể khỏe mạnh nhé.

Hoạt động 2. Nội dung ( 11 phút)
a. Khởi động: 

- Các chú gà con hãy cùng nối đuôi nhau theo cô, cô cho trẻ đi thường - nhanh -  đi thường - chậm - dừng lại đứng thành vòng tròn rộng để chuẩn bị tập BTPTC.

b. Trọng động: 

* BTPTC: Chú gà trống (3 - 4 lần)

 + ĐT 1: Gà trống gáy

 CB: Trẻ đứng chân ngang vai, 2 bàn tay khum lại để trước   miệng

Tập: Gà trống gáy: Trẻ làm gà trống gáy “ò ó o o…” Trở về tư thế ban đầu

+ ĐT 2: Gà vỗ cánh:

CB: Trẻ đứng thoải mái, 2 tay thả xuôi

Tập: Gà vỗ cánh: Trẻ giơ thẳng 2 tay sang ngang cao bằng vai. Trở về tư thế ban đầu.

+ ĐT 3: Gà mổ thóc

CB: Chân đứng ngang vai, tay thả xuôi

Tập: Gà mổ thóc, trẻ cúi xuống, 2 tay gõ vào đầu gối, kết hợp nói “tốc! tốc! tốc!”. Đứng lên trở về tư thế ban đầu.

+ ĐT 4: Gà bới đất

CB: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống vào hông

Tập: Gà bới đất: Trẻ giậm chân tại chỗ kết hợp nói “gà bới đất”. Trở về tư thế ban đầu.

* VĐCB: Tung bắt bóng cùng cô

+ Đã tập xong bài thể dục rồi, các chú gà con có thấy khỏe mạnh không?

+ Bây giờ cô có một trò chơi rất thú vị muốn các chú gà con cùng tham gia, các chú gà con có thích không?

+ Trò chơi có tên gọi “Tung bóng bằng 2 tay về phía trước” các con hãy cùng ngồi ngoan vào ghế và cùng nhau quan sát cô làm mẫu nhé!

- L1: Cô làm mẫu không phân tích.

- L2: Cô làm mẫu kết hợp phân tích vận động.

Đầu tiên cô từ chỗ ngồi của mình cô đi đến rổ bóng cô nhặt bóng, cô cầm bóng bằng 2 tay sau đó tung lên cao, khi đã thực hiện song, cô đi về vị trí của mình để bạn khác tiếp tục thực hiện

 - L3: Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu

+ Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lần lượt thực hiện( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Cô cho trẻ thi đua xem đội nào tung được nhiều bóng về phía trước hơn (Cô chú ý động viên, khuyến khích trẻ thực hiện và sửa sai cho trẻ) 

* TCVĐ:Gà vào vườn rau
Cô có trò chơi tăng cho các con bây giờ cô mời các con làm các chú gà đi kiếm ăn 

Cô nói cách chơi và cùng chơi với trẻ 4- 5 lần hỏi trẻ tên của trò chơi
c Hồi tĩnh: 

Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1- 2 vòng theo bài “Con gà trống”. 

3. Kết thúc ( 1 phút)
- Cô giáo dục trẻ chăm tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh

Cô nhận xét và khen trẻ. Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng.
	 Trẻ đến bên cô

Có ạ

Vâng ạ

Trẻ làm theo cô

Trẻ tập cùng cô

Có ạ

Có ạ

Vâng ạ

Trẻ xem cô làm mẫu

Trẻ quan sát và lắng nghe

Trẻ xung phong

Trẻ thực hiện

Trẻ thi đua 

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ hát, đi nhẹ nhàng

 Trẻ ghi nhớ

Trẻ thu dọn cùng cô


C. Hoạt động ngoài trời
- HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa sữa
- Vui chơi TT: TCDG: Nu na nu nống 

                                TCVĐ: Gà trong v​ườn rau.

- Chơi tự do: Đu quay, bập bênh, lá cây,sỏi.
I. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ quan biết ®​​­îc hiện t​​­îng của thời tiết, gọi ®​​­îc tên, đặc điểm  của  cây hoa hoa sữa. Chơi được TCVĐ và TCDG. Nói được tên trò chơi và chơi tích cực ở các góc chơi.
+ Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng quan sát giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.

+ Thái độ: 

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật cây hoa. 
II. Chuẩn bị:

+  Đồ dựng của cô:

- Sân tập sạch sẽ, hoa sữa Lá cây,sỏi.
+ Đồ dựng của trẻ:

- Lá cây,sỏi. Thảm ngồi cho trẻ.

III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa sữa
- Cô và trẻ hát bài “ Đi chơi” ra ngoài sân

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ: khi đi ra ngoài trời thì các con nhớ phải ăn mặc phù hợp với thời tiết, đi dép, đội mũ kẻo bị ốm các con nhớ chưa nào.

+  Cô hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, đặc trưng của cây hoa sữa:
- Đây là cây gì?

- Thế đây gì của cây hoa sữa nào?( Cô chỉ vào thân)

- Thân cây như thế nào?

- Thế đây gì của cây hoa sữa nào?( Cô chỉ vào lá) . Lá có màu gì?

- Thế còn có gì đây? ( Cô chỉ vào cành)( Cô hỏi tập thể, cá nhân).

- Trồng cây để làm gì?

- Thế muốn cho cây luôn tươi tốt thì các con phải làm gì?

- Đúng rồi để cây hoa sữa luôn nở những bông hoa đẹp thì các con phải biết chăm sóc cây cho cây luôn tươi tốt và không được bứt lá bẻ cành các con nhớ chưa nào

* Vui chơi tập thể: 

* TCDG: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+ TCVĐ: Gà trong v​ườn rau.

- Cô giới thiệu trò chơi, sau đó cô và trẻ chơi 2- 3 lần. Cô hỏi trẻ tên trò chơi.

*Chơi tự do: Đu quay, bập bênh, lá cây,sỏi.
- Cô giới thiệu góc chơi, trẻ chơi cô quan sát

- Cụ hướng dẫn trẻ, hỏi trẻ đang làm gì? chơi gì

+ Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, khen trẻ và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay. 
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.
 - (Theo tuần)
E. CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
                                  - Nhảy dân vũ:  Bài rửa tay

                                  - Trò chơi: Chọn đúng con vật.
                                  - Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.

I. Yêu cầu:

  - Kiến thức: Trẻ tham gia nhảy dân vũ cùng cô vui vẻ. Trẻ chọn đúng con vật mà cô yêu cầu, trẻ nhớ tên trò chơi, nhớ cách chơi.

  - Kỹ năng : Rèn khả năng vận động theo nhạc cho trẻ. Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ. 

 - Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết biết thực hiện đúng cách chơi. Giáo dục trẻ biết rửa tay sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Tivi có video bài dân vũ,  con vật như: chó, mèo, gà, vịt, lợn….
+ Đồ dùng của trẻ: Bộ ghép hình các con vật, xếp nhà bằng các khối gỗ. Đồ dùng vệ sinh cá nhân đủ cho trẻ.
III. Tiến hành:

* Nhảy dân vũ rửa tay
- Cô trò chuyện với trẻ về đôi tay và chơi trò chơi: Tay xinh- tay ngoan.
- Cô giới thiệu cách rửa tay đúng cách cho trẻ.

- Cô cùng trẻ tham gia nhảy bài dân vũ rửa tay. Hỏi trẻ tên bài dân vũ?

- Cô và trẻ nhảy 2-3 lần theo video.

- Giáo dục trẻ biết rửa tay sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh Covid- 19 hiệu quả.

* Trò chơi: Chọn đúng con vật.

Cô đọc câu đố, hát, tiếng kêu để yêu cầu trẻ lấy đúng con vật mà cô yêu cầu.

 Cô động viên khen ngợi để trẻ tích cực tham gia chơi.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc 
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi
F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………… 
Thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định
Nhận Biết

Con vịt, gà mái

I. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết đư​ợc tên gọi, đặc điểm, đặc trưng của các con vật: con vịt, gà mái.

+ Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, luyện kỹ năng phát âm chuẩn, luyện các giác quan, luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, nhanh nhẹn, linh hoạt ....

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

- Sa bàn có các con vật: Gà trống, gà mái, vịt.

- Rổ đựng các con vật:  Gà trống, gà mái, vịt . Chuồng gà, chuồng vịt

 + Đồ dựng của trẻ:

- Trẻ ngồi thảm. Mũ vịt, mũ vịt. Mỗi trẻ 1 rổ đựng các con vật:  Gà trống, gà mái, vịt 

III. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú (2 phút): 

- Xúm xít xúm xít  

-  Cô trò chuyện cùng trẻ. Nhà con nuôi con vật gì? 

- Con vật đó kêu như thế nào? 

- À đúng rồi chúng đều là những con vật nuôi trong gia đình đấy các con phải biết chăm sóc và yêu quý con vật các con nhớ chưa nào!
2. Nội dung (12 phút):

* Quan sát con vịt

- Cô đọc câu đố về con vịt: 

Con gì chân ngắn

Mà lại có màng

Mỏ bẹt màu vàng

Hay kêu: Cạp, cạp?

- Đúng rồi, đó là con vịt đấy. Mời các con cùng quan sát nhé!

- Cô đưa con vịt ra cho trẻ gọi tên ( Cá nhân trẻ )

- Các con hãy nhìn xem đây là cái gì của vịt? 

- Còn đây là cái gì? Trên mình vịt có gì đây?

- Cài gì giúp con vịt đi được? Chân vịt có màng đấy. Chân vịt có màng để làm gì nhỉ?  

- Mỏ vịt như thế nào? Đố các con mỏ vịt to và bẹt để nó làm gì?

- Các con ạ, vịt bơi dưới ao để mò thức ăn và tắm mát đấy.

- Thế con vịt thích ăn gì nhất?

- Đúng rồi, con vịt thích ăn ốc, ăn cá tôm ở dưới ao.

- Bây giờ chúng ta cùng làm những chú vịt đi ra bờ ao nhé! ( Trẻ hát bài: Đàn vịt con)

* Quan sát con gà mái

- Các con ạ! Cũng là con vật nuôi trong gia đình và có hai chân như vịt còn có một con vật nữa đấy. Mời các con cùng quan sát nhé!

- Cô đưa con gà mái ra và hỏi trẻ: Con gì đây?

- Con gà mái kêu như thế nào?

- Cô chỉ vào các phần của con gà và hỏi trẻ. ( Hỏi cá nhân)

- Con gà mái biết làm gì các con?

- Con gà mái biết đẻ trứng đấy và còn biết ấp trứng thành con gà con rất xinh xắn nữa các con ạ!

- Trứng gà có rất nhiều chất dinh dưỡng, vì vậy các con hãy ăn trứng để cơ thể khỏe mạnh, cao lớn nhé!

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ: Mười quả trứng tròn.

- Các con ơi, con gà mái, con vịt là những con vật được nuôi ở đâu?

- Ngoài ra, trong gia đình còn nuôi những con vật gì?

-> Đúng rồi, con gà, con vịt, con chó, con mèo… là những con vật nuôi trong gia đình, các con vật này rất có ích cho chúng ta nên các con hãy chăm sóc, yêu quý và bảo vệ chúng nhé!

* Trò chơi củng cố: Ai chọn đúng
- Các con ơi , cô thưởng cho mỗi bạn một món quà đấy các con nhẹ nhàng lấy món quà ở đằng sau lên phía trước mặt giống cô nào!

- Các con nhìn xem món quà là gì? 

- Cô cháu mình cùng chơi trò chơi: "Ai chọn đúng" Hãy chọn con vật theo hiệu lệnh của cô nhé, chúng mình chú ý chọn thật đúng nhé!

- Cô yêu cầu  chọn con vật gì thì các con chọn con vật đó các con nhớ chưa nào! 

- Lần 1: Chọn và giơ con vật theo tên (trẻ chơi 2-3 lượt)

- Lần 2: Chọn và giơ con vật theo đặc điểm. (trẻ chơi 2-3 lượt)

 (Trong khi trẻ chơi cô chú ý khuyến khích động viên trẻ để trẻ chơi tốt.)

- Giáo dục trẻ: Con gà mái, con vịt đều là những con vật hai chân nuôi trong gia đình vì vậy các con phải bết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

3. Kết thúc (1phút): Cô cùng trẻ hát bài: Đàn gà con và đi ra ngoài  
	- Trẻ đến bên cô giáo.

-   Con chó, con gà, con vịt

- Trẻ trả lời

- Trong gia đình ạ!

- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ nghe và đoán

- Con vịt ạ

- Trẻ quan sát

- Con vịt

- Cái đầu ạ!

- Mình vịt, có lông ạ

- Chân vịt ạ.

- Để bơi ạ

- To và bẹt, để mò thức ăn

- Ăn cá tôm.

- Trẻ hát  
- Trẻ quan sát

- Con gà mái

- Cục tác

- Trẻ trả lời

- Đẻ trứng

- Trẻ lắng nghe

- Trong gia đình

- Trẻ trả lời

- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ lấy rổ đồ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chọn theo yêu cầu

- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ hát  và  ra chơi  


C. Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa lan
VCTT: TCV§: Trời nắng trời mưa.
                   TCDG : Kéo cưa lừa xẻ
Chơi  tự do: Đu quay, bập bênh, cầu trượt, nhặt lá cây.
I. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ quan biết đ​​ược hiện t​​ượng của thời tiết, gọi đ​​ược tên, đặc điểm, đặc trưng  của cây hoa lan
- Chơi được trò chơi  TCVĐ : Trời nắng trời mưa , TCDG : Kéo cưa lừa xẻ một cách thành thạo và chơi tốt ở các góc chơi.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.Rèn kỹ năng vận động và kỹ năng chơi cho trẻ.

+ Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi và chơi đoàn kết cùng các bạn. 
II. Chuẩn bị: 

+  Đồ dựng của cô:

- Cây hoa lan,  vườn hoa. Sân chơi sạch sẽ.
+  Đồ dựng của trẻ:

- Đu quay, bập bênh, cầu trượt, xé lá cây.  Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa lan,  
- Cô và trẻ chơi “ Dung dăng dung dẻ” ra ngoài sân
+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ: khi đi ra ngoài trời thì các con nhớ phải ăn mặc phù hợp với thời tiết, đi dép, đội mũ kẻo bị ốm các con nhớ chưa nào.

- Cô cho trẻ quan sát: Cây hoa lan,  
+  Cô hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, đặc trưng của cây hoa lan,  , Đây là cây gì?,Bông hoa lan,   có gì đây?( Cô chỉ vào cánh

- Bông hoa lan   còn có gì đây? (Cô chỉ vào nhụy) Bông hoa lan có màu gì?
- Thế còn đây là gì nào ?( Cô chỉ vào lá)  Lá có màu gì?

- Trồng hoa để làm gì?

- Thế muốn cho cây hoa luôn nở hoa đẹp thì các con phải làm gì?

- Đúng rồi để cây hoa luôn nở những bông hoa đẹp thì các con phải biết chăm sóc cây hoa cho cây hoa luôn tươi tốt và không được bứt lá bẻ cành các con nhớ chưa nào.


* TCV§: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu cách chơi và cùng chơi với trẻ 3- 4 lần. Hỏi trẻ tên của trò chơi.
* TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.
* Chơi theo ý thích: Xâu vòng, vẽ phấn, chơi đu quay, bập bênh
- Cô hỏi trẻ có những đồ dùng gì? để làm gì? trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn trẻ, hỏi trẻ đang làm gì? chơi gì?

* Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, khen trẻ và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay. 
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                           - Dạy trẻ cách gieo hạt đậu

                           - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ                    
                           - Ch¬i TD: Chơi đồ chơi góc sắm vai, ghép nút lớn, ghép hình hoa.

                           - Vệ sinh - Trả  trẻ
I. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- TrÎ biết cách gieo hạt đậu vào trong những chiếc vỏ hộp sữa chua và tưới nước cho chúng. Trẻ biết cách chơi và chơi thành thạo trò chơi.

+ Kỹ năng: 
- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi cho trẻ

+ Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu cây xanh, chăm sóc cây xanh. Trẻ biết vui chơi đoàn kết.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Một túi hạt đậu xanh. Vỏ hộp sữa chua có đủ cát, thìa sũa chua, bình nước, gáo nhỏ.

+ Đồ dùng của trẻ: - Đồ chơi góc sắm vai, bộ ghép nút lớn, bộ ghép hình hoa,…

III. Tiến hành:
* Dạy trẻ cách gieo hạt đậu
- Cô và trẻ cùng hát bài: Em yêu cây xanh.

- Cô giới thiệu: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách gieo hạt đậu.

- Để gieo được hạt đậu ta cần có: Hạt đậu xanh, vỏ hộp đựng cát sẵn, thìa sữa chua, bình nước và gáo múc nước loại nhỏ.

- Trước tiên cô sẽ rải đều một ít hạt đậu lên hộp cát nhỏ, sau đó cô lấy thìa sữa chua xúc thêm một lượng cát nữa phủ kín đều lên các hạt đậu. Sau đó cô múc nước và tưới lên trên mặt hộp sao cho nước vừa đủ ẩm. Thế là cô đã hoàn thành việc gieo hạt đậu rồi đó.

- Cô hỏi trẻ: Cô vừa làm gì? Các con có muốn cùng làm với cô không?

- Cô phát dụng cụ cho trẻ và cho trẻ tiến hành gieo hạt đậu.

- Cô cùng giúp trẻ, sau khi hoàn thành cô cho trẻ trưng bày ở góc thiên nhiên và cùng chờ một vài ngày sau hạt sẽ nảy mầm, rồi tiếp tục cho trẻ quan sát.

- Cuối buổi cô nhận xét và khen trẻ.

* Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
 - Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3 đến 4 lần.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi góc sắm vai, ghép nút lớn, ghép hình hoa,…
  Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

+ Vệ sinh -  trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ
F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Th​ứ ​ tư ngày 10 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định 
                                                          Kể truyện 

                                                    “ Quả trứng”

I. Yêu cầu:

-  Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả. Trẻ hiểu nội dung câu truyện. Trẻ biết được gà, vịt, chim thì đẻ trứng.
- Kỹ năng: Rèn luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Mở rộng vốn từ cho trẻ.

- Giáo dục:  Giáo dục trẻ yêu quý vật nuôi.

II. Chuẩn bị: 
-  Đồ dùng của cô: Loa đài. Tranh truyện, đĩa nhạc. Mô hình trang trại gà vịt.

-  Đồ dùng của trẻ: Thảm xốp và ghế ngồi đủ cho trẻ, tâm thế vui vẻ.

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạ động của trẻ

	Hoạt động1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Cô cùng trẻ hát bài:“Đàn gà con” đến mô hình trò chuyện. Con gì? Kêu thế nào?

Hoạt động 2. Nội dung ( 11 phút)
* Cô kể lần 1: Diễn cảm cho trẻ nghe, giới thiệu tên truyện.

*Cô kể lần 2 trên tranh và đàm thoại

+ Cô vừa kể câu truyện gì?

+ Trong truyện có những ai?

+ Ai đã nhìn thấy quả trứng đầu tiên?

+ Gà trống đã hỏi như thế nào?

+ Sau đó ai đã chạy đến?

+ Lợn con nói gì?

+ Quả trứng đã làm sao?

+ Con gì ló đầu ra khỏi quả trứng? và kêu làm sao ?

=> Cô giáo dục trẻ yêu quý những con vật nuôi trong gia đình.

- Cả lớp hát bài : Một con vịt”

- Cô thưởng cho trẻ một bộ phim hoạt hình có tên: Quả trứng nhé!

* Lần 3: cô cho trẻ xem phim hoạt hình.

+ Hỏi trẻ: Bộ phim có tên là gì?

+ Trong bộ phim có những ai?

Hoạt động 3. Kết thúc ( 1 phút)

- Cô nhận xét và khen trẻ.

- Cả lớp hát bài: Đàn vịt con và ra ngoài.
	- Trẻ hát và đến mô hình

- Trẻ nghe cô kể

- Quả trứng 

- Quả trứng, gà trống, lợn, vịt
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ ghi nhớ

- Trẻ hát

- Vâng ạ

- Trẻ cùng xem

- Quả trứng

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát


C. Hoạt động ngoài trời

                              - HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa dâm bụt.
                              - VCTT: TCV§: Phi ngựa
                                            TCDG: Chi chi chành chành
                             - Chơi tự do: Chơi với lá cây, giấy, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích yêu cầu: 

+ Kiến thức : 

- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm nổi bật của cây hoa dâm bụt, biết lợi ích của cây. 

+ Kỹ năng: 

- Trẻ quan sát tốt, chơi trò chơi theo đúng theo yêu.

+ Thái độ : 

-  Trẻ Qs vui vẻ, chơi vui đoàn kết.

2. Chuẩn bị 
+ Chuẩn bị của cô:

- Cây hoa dâm bụt,,  lá cây, đồ chơi ngoài trời

+ Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đồ chơi đủ cho trẻ.

3. Tiến hành:

* HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa dâm bụt
- Đàm thoại cùng trẻ về thời tiết của buổi quan sát.

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát cây hoa dâm bụt. Cô giới thiệu tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây cây hoa dâm bụt. Sau đó cô hỏi trẻ:

+ Đây là cây gì?

+ Đây là gì? ( thân , cành, lá , hoa) 

+ Hoa dâm bụt có màu gì?( cô giới thiệu thêm nhiều hoa dâm bụt có màu khác nhau)

+ Trồng cây để làm gì? (Để làm đẹp. Có không khí trong lành........)          

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây hoa hồng

2. Vui chơi tập thể.

- TCDG: Chi chi chành chành.

Cô đứng xòe bàn tay ra, các con giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay đó, người đó đọc nhanh:
“Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Chấp dế đi tìm
Ù à ù ập.”
Đến chữ “ập” thì cô nắm tay lại, còn trẻ thì cố gắng rút tay thật mạnh, ai rút không kịp bị nắm trúng thì xòe ra, đọc câu đồng dao cho người khác chơi.
Cô cho trẻ chơi cùng cô 3-4 lần.

Sau mỗi lần cô hỏi trẻ tên trò chơi.

+ TCVĐ: Phi ngựa

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi ý thích: Chơi với lá cây, giấy, đồ chơi ngoài trời.

  Cô giới thiệu các trò chơi bằng đồ chơi ngoài trời và đồ chơi cô chuẩn bị sẵn - trẻ lựa chọn chơi. Cô nhắc trẻ đoàn kết trong khi chơi, không tranh giành xô đẩy bạn.

  Cô bao quát trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Kết thúc:  Gần hết giờ chơi, cô tập trung trẻ, cho trẻ đi rửa tay và xếp hàng vào lớ
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                           - Đọc thơ cho trẻ nghe: Mười quả trứng tròn


      - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ                    
                           - Ch¬i TD: Chơi đồ chơi các góc 

I. Yêu cầu:
 - Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ và lắng nghe cô đọc thơ, nhớ cách chơi và chơi thành thạo trò chơi.

- Kỹ năng: Thỏa mãn nhu cầu vui chơi cho trẻ

- Thái độ: Giáo dục trẻ về ích lợi của một số con vật nuôi đối với đời sống con người. Trẻ biết yêu quý và chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi.
II. Chuẩn bị:

 + Đồ dùng của cô: - Tranh thơ, bài hát: Con gà trống

 + Đồ dùng của trẻ: - Đồ chơi góc sắm vai, bộ ghép nút lớn, bộ ghép hình hoa.

III.  Tiến hành:

* Đọc thơ cho trẻ nghe: Mười quả trứng tròn
- Cả lớp hát bài: Con gà trống và đàm thoại với trẻ về bài thơ.

- Giới thiệu tên bài thơ và đọc cho trẻ nghe, hỏi trẻ tên bài thơ.

- Giới thiệu tranh minh họa cho trẻ quan sát và đọc theo tranh 1-2 lần.

- Hỏi trẻ: Tên bài thơ? Bài thơ nói về điều gì? Gà mẹ đã ấp ủ những quả trứng như thế nào? Mười quả trứng nở thành gì? Những chú gà con như thế nào?
- Cô đọc và khuyến khích trẻ đọc theo cô.

- GD: trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.

* Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
  Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi sau đó cho trẻ chơi 3 lần.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc
  Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn để chơi. Cô bao quát trẻ chơi.

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định 
Âm nhạc.

                    Vận động theo nhạc: Đàn vịt con
    Dạy hát:  Con gà trống
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát,nhớ tên bài hát bài: “ Con gà trống”, hưởng ứng hát theo cô, vận động được cùng cô bài: Một con vịt. Biết sử dụng nhạc cụ theo nhịp khi hát. 

+ Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cho trẻ.

+ Thái độ: 

- Trẻ thích hát cho mọi người cùng nghe và biết yêu quý, bảo vệ các con vật.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:- Mô hình nhà gà, vịt.
- Mũ gà, vịt cho trẻ. Hộp quà trong có một con gà trống

- Đồ dùng: Dụng cụ âm nhạc; Sắc xô, trống, mõ, phách...

+ Đồ dựng của trẻ:- Mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ  dùng âm nhạc.
- Ghế ngồi kê chữ U.

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 2 phút) 

- Cô thấy các con rất ngoan, hôm nay cô và các con cùng đến nhà bạn Búp Bê xem nhà bạn có nuôi những con gì nhé. Cô và trẻ làm tiếng gà trống gáy đến thăm nhà Búp Bê.

- Đã đến nhà Búp Bê rồi các con nhìn xem nhà bạn có nuôi những con gì?. Cô chỉ vào gà mái hỏi trẻ đây là con gì?

- Cô còn có câu đố về con vật nữa đấy các con nghe và đoán xem đó là con gì nhé:

Mỏ bẹt màu vàng

Hai chân có màng

Bước đi lạch bạch

                           Là con gì nhỉ?

Cô đố các con đó là con gì?

- Vịt kêu thế nào?

- Nó kiếm ăn ở đâu?

- Nó bơi được nhờ có gì?

- Chân  vịt có màng nên nó bơi được đấy các con ¹.   

- Cô có bài hát nói về con vịt bơi ở dưới hồ nước đấy. Muốn biết con vịt khi bơi dưới nước như thế nào cô mời các con về chỗ ngồi nào

2. Nội dung( 12 phút)

* Vận động theo nhạc: Đàn vịt con
- Cô hát cho trẻ nghe bài “Đàn vịt con” một lần, Giới thiệu tên bài hát.

- Cô hát lần 2: Cô hát và minh hoạ bài hát. Cô hỏi trẻ cô vừa hát bài hát gì?

- Để bài hát hay hơn cô mời cả lớp đứng lên minh hoạ cùng cô nào. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Bây giờ khi cô giơ tay về phía đội nào thì đội đó đứng lên thể hiên bài hát nhé. Cô cho trẻ hát theo tổ. Các con vừa hát và minh hoạ bài gì?

- Cô mời một bạn lên biểu diễn 

- Cô cho 1- 2 cá nhân thể hiện. Hỏi trẻ tên bài hát 

- Và ngay sau đây là phần thể hiện của nhóm vịt Trắng. Cô cho 1- 2 nhóm lên thể hiện. Các con vừa thể hiện bài gì?
* Dạy hát: “Con gà trống”
- Cô làm tiếng gà trống gáy, hỏi trẻ đó là tiếng của con gì?

- Bạn Búp Bê còn tặng cho cô cháu mình một món quà các con đoán xem đây là quà gì. Cô đưa hộp quà trong có một con gà trống, hỏi trẻ đó là con gì?
- Cô hỏi trẻ con gà trống gáy như thế nào? 

- Gà trống có cái gì ở trên đầu?

- Chân có gì đây các con?

- Gà trống là vật nuôi ở đâu?

- Vẻ đẹp của chú gà trống đã được phổ nhạc thành bài hát “Con gà trống” rất hay các con lắng nghe  - Cô hát trước rồi lát nữa các con cùng hát nhé.

- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Con gà trống” 1lần  

- Cô thấy cả lớp rất muốn thể hiện bài hát đấy cô mời cả lớp thể hiện bài hát nào. Cô cho cả lớp hát 1- 2 lần. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Muốn biết chú gà trống có đặc điểm gì cô mời bé... lên thể hiện bài hát nào.

- Tiếp theo cô mời nhóm... lên thể hiện bài hát xem chú gà đã gáy như thế nào nhé. Hỏi trẻ tên bài hát

- Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ và cô hỏi trẻ con vừa hát bài hát gì?

- Để bài hát “ Con gà trống” được sôi nổi hơn cô mời các con đứng lên hát và minh hoạ bài hát nào. Cô cho cả lớp hát lại bài hát1 lần. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Hôm nay cô thấy bé nào cũng hát rất hay và múa cũng đẹp, cô khen các con

- Gà trống và vịt là những vật nuôi ở đâu?

Đúng rồi gà trống và vịt là những vậy nuôi trong gia đình chúng rất có ích cho chúng ta. Vì vậy cac con phải biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi các con nhớ chưa nào.

3. Kết thúc( 1 phút) 
Cô cùng trẻ  hát bài “con gà trống” 1 vòng trong lớp và ra ngoài
	- Trẻ làm tiếng gà trống gáy đến thăm nhà Búp Bê.

- Con gà mái a.

- Con vịt

- Con vịt ạ.

- Cạp cạp

- Dưới ao a

- Có màng ạ

- Trẻ về chỗ ngồi

- Trẻ lắng nghe cô hát

- Đàn vịt con ¹

- Cả lớp cùng minh hoạ bài hát

- Trẻ hát và minh hoạ theo tổ

- Đàn vịt con ¹

- 1- 2 cá nhân trẻ thể hiện

- 1- 2 nhóm lên thể hiện

- Đàn vịt con ¹

- Gà trống ¹
- Gà trống ¹

- ò…ó…o…o
- Trẻ trả lời

- Trong gia đình ¹

- Trẻ nghe cô nói

- Trẻ lắng nghe cô hát

- Trẻ hát tập thể 1 - 2 lần

- Cá nhân trẻ lên hát

- Trẻ hát theo nhóm 2- 3 nhóm

- Cả lớp hát lại bài hát1 lần

- Con gà trống ¹

- Trong gia đình ¹

- Nhớ rồi ¹

- Trẻ hát bài “con gà trống” 1 vòng trong lớp và ra ngoài.


C. Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ Quan sát: Cây mít
TCV§:Mèo và chim sẻ
TCDG: Nu na nu nống
Chơi tự do: Chơi cầu tr​­ît, bập bênh, xâu vòng, nhặt lá
I. Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nói được đặc điểm của hiện tư​​ợng thời tiết. Nói được tên, đặc điểm và tác dụng của cây mớt.Chơi được trò chơi  TCVĐ, TCDG thành thạo cùng cô và các bạn và chơi tốt  ở các góc chơi.
+ Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ tư​ duy, trí tư​​ởng t​​ượng phong phú cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

 II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô: Cây mít 
- Đồ chơi ngoài trời
+ Đồ dựng của trẻ: Đồ chơi xâu vòng, rổ đựng

III. Tiến hành: 

* HĐCMĐ Quan sát: Cây mít
- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt nẩy mầm”

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? Nắng hay m​​ưa ? Giáo dục trẻ biết mặc quần áo ấm khi ra ngoài và tới lớp nhé.

- Cô cho trẻ quan sát: Cây mít
+  Cô hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, đặc trưng của Cây mít
 - Đây là cây gì?

- Thế còn đây là gì của cây nào? ?( Cô chỉ vào lá) Lá có màu gì? Thế cây mít còn có gì ®©y?(C« chỉ vào cành) ( Cô hỏi tập thể, cá nhân), Trồng Cây mít để làm gì? Thế muốn cho Cây mít xanh tươi, mau lớn thì các con phải làm gì?

- Đúng rồi để cây xanh tươi, mau lớn thì các con phải biết chăm sóc cây cho cây luôn tươi tốt và không được bứt lá bẻ cành các con nhớ chưa nào.


- Các con rất giỏi, cô tặng cho các con trò chơi 
* TCV§:Mèo và chim sẻ
- Cô cho trẻ chơi trò chơi 2- 3 lần. Cô hỏi trẻ tên bài. Cô khen trẻ.

* TCDG: Nu na nu nống

- Cô cho trẻ chơi trò chơi 2- 3 lần. Cô hỏi trẻ tên bài. Cô khen trẻ.
* Chơi ý thích: Chơi cầu tr​­ît, bập bênh, xâu vòng, nhặt lá
- Cô cho trẻ quan sát góc chơi hỏi trẻ có những đồ chơi gì? sau đó cô cho trẻ chơi. trong khi trẻ chơi cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi và nhắc trẻ chơi an toàn

* Kết thúc buổi chơi: cô nhận xét và khen trẻ nhắc trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định và đi vệ sinh rửa tay. 
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                            - Nhận biết: Một và nhiều 

                             - Trò chơi: Nu na nu nống 
                             - Ch¬i TD: Chơi đồ chơi các góc
I. Yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhận biết được một và nhiều con gà trong tranh. Biết khoanh mỗi vòng tròn có một con gà. Trẻ nhớ  cách chơi và chơi thành thạo, khéo léo trò chơi.

- Kỹ năng: Thỏa mãn nhu cầu vui chơi cho trẻ.

- Thái độ: Trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực hứng thú, vâng lời cô giáo.
II. Chuẩn bị: 
+ Đồ dùng của cô:

- Bảng, rổ đựng  bút màu. Ghép hình hoa, các khối gỗ, giấy, bộ đồ chơi thả hình.
+ Đồ dùng của trẻ: Vở giúp bé làm quen với toán. Bảng, rổ đựng  bút màu. Ghép hình hoa, các khối gỗ, giấy, bộ đồ chơi thả hình.

III. Tiến hành:
* Nhận biết một và nhiều ( Vở làm quen với toán)

- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ: Mười quả trứng tròn.

- Cô cho trẻ xem tranh đàn gà con. Chỉ vào gà mẹ và gà con hỏi trẻ. Cho trẻ gọi tên.

- Cô hỏi trẻ: Trong tranh có mấy con gà mẹ? Có một hay nhiều gà con? ( Cô Khuyến khích trẻ nói nhiều)

- Cô nhấn mạnh lại trong tranh có một con gà mẹ, có nhiều con gà con.

- cho trẻ dùng bút khoanh các vòng sao cho mỗi vòng là một con gà. (Cô giúp trẻ yếu)

- Cô nhận xét và khen trẻ. Cả lớp hát bài: Đàn gà con và chuyển hoạt động.

*  Trò chơi: Nu na nu nống
 Cô giới thiệu trò chơi, hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 3 – 4 lần . Cô nhận xét và khen trẻ.
* Ch¬i tự do: Chơi đồ chơi các góc
 Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn đồ chơi để chơi.

 Cô bao quát trẻ chơi và giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Động viên khen trẻ kịp thời.

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định 
Hoạt động
Nặn thức ăn cho gà vịt
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách nhào đất, bóp đất, làm mềm đất, chia đất và biết dùng lòng bàn tay lăn dọc thành con giun làm thức ăn cho gà vịt. Nói được tên sản phẩm của mình.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng lăn dọc cho trẻ. Luyện đôi tay khéo léo cho trẻ 

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật gà, vịt và yêu quý các con vật nuôi trong gia đình. Biết giữ gìn sản phẩm của mình.

II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dựng của cô:

- Mô hình nhà bạn búp bê có nuôi các con vật gà, vịt.

- Mẫu giun đã nặn sẵn. Đất nặn, rổ, đĩa, bảng, khăn lau

+ Đồ dựng của trẻ:

- Đất nặn, rổ, đĩa, bảng, khăn lau. Bàn ghế kê chữ U
III.  Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 2 phút)

- Cô cùng trẻ hát bài “Một con vịt” đến thăm mô hình nhà bạn búp bê.
 Nhà bạn búp bê có nuôi nhiều những con vật gà vịt. Cô chỉ vào con gà trống và hỏi:

- Đây là bạn gì?

- Gà trống gáy như​ thế nào?  

- Gà trống biết gáy vào buổi sáng để báo thức mọi người dạy đi làm đấy

- Bên cạnh gà trống là gà gì đây các con?

- Gà mái kêu thế nào?

- Gà mái còn biết làm gì?

- Ăn trứng có rất nhiều chất đạm vì vậy các con phải biết chăm sóc và bảo vệ gà mái nhé

- Gà trống và gà mái là các con vật nuôi ở đâu?  

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật gà, vịt và yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.

2. Nội dung( 12 phút):

- Bạn Búp Bê có nuôi nhiều gà nhưng thức ăn thì còn thiếu nhiều, vậy cô cháu mình cùng giúp bạn Búp Bê nhé, các con nhìn xem cô có gì đây? 

-  Cô cho trẻ quan sát mẫu giun bằng đất nặn cô hỏi:

+  Đây là con gì? 

+ Cô cho trẻ sờ vào giun hỏi: Giun đư​ợc nặn bằng gì? 

- Hôm nay cô cháu mình hãy giúp nhà bạn búp bê nặn thật nhiều giun cho gà vịt ăn nhé. Vậy để giúp bạn có nhiều giun cho gà cô mời các con về chỗ ngồi nào.

- Để biết cách nặn giun như thế nào các con xem cô làm trước nhé.

*Cô làm mẫu: 

- Cô véo đất, làm mềm đất bằng các ngón tay sau đó cô chia đất thành các phần nhỏ. Cô bỏ đất xuống bảng  tay cầm bát cô giữ bảng, tay cầm thìa cô dùng lòng bàn tay lăn theo chiều dọc. 

- Cô nặn 1- 2 con giun. Cô vừa nặn đư​ợc con gì? Cho con gì ăn?

*Trẻ thực hiện: 

- Trư​ớc khi trẻ nặn cô cho trẻ đứng lên khởi động cho đôi bàn tay mềm dẻo. 

- Khi trẻ nặn cô đi đến từng trẻ quan sát và hỏi trẻ:  Con đang làm gì? Cho con gì ăn?

- Để nặn được con giun thì các con phải ngồi như thế nào?

- Tay trái, tay phải con làm gì?

* Trư​ng bày và sản phẩm: Các con ơi những chú gà đã rất đói bụng rồi, các con nhanh tay mang những con giun mà mình vừa làm được lên tặng các bạn gà nào. Cô  cho trẻ mang những con giun lên cho gà  nhà bạn búp bê.

- Cô nhận xét và hỏi trẻ: Con vừa làm gì? Cho con gì ăn?

- Cho trẻ tự nhận xét sản phẩm của mình, của bạn, sau đó cô nhận xét chung.

- Và nhà bạn búp bê cũng tặng cho các con những con gà, con vịt để các con chơi trò chơi “Tìm về đúng chuồng”. Cô nói luật chơi và cho trẻ cùng chơi 2- 3 lần.

3. Kết thúc( 1phút): Cô cùng trẻ hát bài “Đàn gà con” và đi ra ngoài. 
	- Trẻ hát bài “Một con vịt” đến thăm mô hình nhà bạn búp bê.
- Gà trống ¹

- ß…ã…o…o

- Trẻ trả lời
- Cục tác- cục tác

- Trẻ trả lời

- Vâng ¹

- Trong gia đình ¹

- Con giun ¹

- Đất nặn ¹

- Trẻ về chỗ ngồi 

- Trẻ quan sát cô làm mẫu

- Con giun ạ, Gà ¹

- Trẻ thực hiện

- Nặn giun ạ. Cho gà ăn 

- Ngồi ngay ngắn

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
- Nặn con giun ¹

- Con gà ¹

- Trẻ cùng nhận xét

- Trẻ nghe cô nói và chơi trơi

- Trẻ hát bài “Đàn gà con” và đi ra ngoài. 


C. Hoạt động ngoài trời
HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
TCV§: Bong bóng xà phòng 
 TCDG: Lộn cầu vồng
Chơi theo ý thích: Nhặt lá cây, sỏi cát. Đồ chơi NT
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức: Trẻ quan sát biết ®​​­îc hiện t​​­îng của thời tiết, nói  ®​​­îc tên, đặc điểm  của cây  hoa ngũ sắc. Chơi được trò chơi  TCVĐ và TCDG cùng cô và các bạn và chơi tốt  ở các góc chơi. 
+ Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.
II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dựng của cô: Sân chơi sạch sẽ, cây hoa ngũ sắc.
+ Đồ dựng của trẻ:  Lá cây, sỏi
III. Tiến hành:
*  Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ khi đi ra ngoài thì phải có mũ, nón và chân phải đi dép các con nhớ chưa nào.

- Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
- Cây gì đây?
- Đây là gì? cô hỏi về thân cây – cho trẻ sờ vào thân cây

- Cây hoa ngũ sắc có gì đây các con?(C« chỉ vào hoa) Hoa có màu gì? Có mấy cánh hoa? ( Cô khái quát cho trẻ: Vì hoa có năm màu sắc hòa vào nhau nên có tên là hoa ngũ sắc, hoa có rất nhiều cánh nhỏ li ti xếp vào nhau tạo thành bông hoa).
- Còn đây là gì các con( Cô chỉ vào lá) Lá có màu gì?

- Cây hoa ngũ sắc ở lớp mình được trồng để cho hoa làm đẹp môi trường. Vì vậy các con phải làm gì để bảo vệ cây. Đúng rồi phải chăm sóc và bảo vệ cây nhé.

* TCV§: Bong bóng xà phòng 

- Cô giới thiệu trò chơi, sau đó cô và trẻ chơi 3- 4 lần. Cô hỏi trẻ tên TC
* TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi ý thích: Lá¸cây, sỏi cát
- Cô giới thiệu góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con 
đang làm gì? để làm gì?

+ Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra ngoài rửa tay.
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                             Sinh hoạt văn nghệ: Cho trẻ hát các bài hát đã học

                               Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
I. Yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ thuộc các bài hát đã học, hát đúng nhịp, đúng giai điệu bài 

hát.

- Kỹ năng: Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.

- Thái độ: Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định

II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô: - Tivi có các bài hát trẻ đã hoc.

+ Đồ dùng của trẻ: - Đồ chơi các góc theo chủ đề.
III. Tiến hành:

* Sinh hoạt văn nghệ: Cho trẻ hát các bài hát đã học

- Cô hỏi trẻ: Tuần này các con học những con vật gì? Có những bài hát gì?

- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn hát và vận động theo nhịp các bài hát 3 lần sau đó mở nhạc cho trẻ nghe và vận động theo.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
- Cô giới thiệu các đồ chơi trong các góc và cho trẻ trẻ tự chọn góc chơi trẻ thích.

- Cô cho trẻ chơi vui vẻ.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
+ Vệ sinh trả trẻ:
- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Chủ đề nhánh 2: NhÓm thÚ
(Thực hiện 1 tuần từ 15/12/2025 đến 19/12/ 2025)
Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2025
    A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định
      Vận Động

 BTPTC: Chú gà trống
 V§CB: Đi bước vào các ô
 TCVĐ: Con bọ dừa
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức: 

- Trẻ thực hiện được cùng cô các động tác của BTPTC “Chú gà trống”. Biết đi bước vào các ô thẳng ng­​êi, chân không chạm vòng. Biết chơi trò chơi Gà vào vườn rau đúng cách
+ Kỹ năng: 

- Rèn luyện thể lực sức khỏe cho trẻ. Giúp trẻ phát triển các nhóm cơ l​ưng bụng, chân, tay vai. Rèn cho trẻ khả năng tập chung chú ý có chủ định.

+ Thái độ: 

- Trẻ mạnh dạn tập, có ý thức trong giờ tập, biết giữ gìn đồ chơi và chơi đoàn kết.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

- Mô hình nhà bóp bê có các con vật; gà, vÞt...Mô hình vườn rau
- Vòng 5 - 6 chiếc
- Mũ gà trống.

- Cô trang phục gọn gàng. 

+ Đồ dựng của trẻ:

- Mũ gà trống 12 cái. Vòng 5 - 6 chiếc xếp liên tiếp cạnh nhau.
III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (2 phút) 

- Cô trò chuyện hỏi trẻ: ở nhà các con có nuôi những con vật gì? Con gà trống gáy nh​ư thế nào, gà mái kêu làm sao, vịt kêu như​ thế nào?...

- Các con vật này đ​ược nuôi ở đâu. 

-  Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con vật. 

2. Nội dung: ( 12 phút)
-  Hôm nay cô và các con đến thăm trang trại nhà bạn búp bê xem nhà bạn có nuôi những con vật gì nhé?

a. Khởi động: 

- Cô cùng trẻ đến thăm trang trại nhà bạn búp bê: đi bình th​ường- nhanh dần- chạy- chạy nhanh và đi chậm dần rồi dừng lại tại mô hình nhà búp bê. 

- Cô cho trẻ quan sát trang trại nhà bạn búp bê xem nhà bạn có nuôi những con gì? 

- Cô chỉ vào từng con vật và hỏi trẻ. Con gì đây? 

+ Nó kêu như​ thế nào? 

+ Còn đây là con gì?...

+ Gà trống gáy như​ thế nào? 

-  Muốn  làm “Chú  gà  trống”  thì  các  con  cùng  đứng  rộng  vòng  tròn nào.

b.Trọng động:
* BTPTC: “Chú gà trống”
            + ĐT1: Gà trống gáy.            

            + ĐT2: Gà vỗ cánh            

            + ĐT3: Gà mổ thóc            

            + ĐT4: Gà bới đất 

Mỗi động tác tập 3 - 4 lần.

- Đến nhà bạn bóp bê hôm nay bạn còn tổ chức trò chơi “ Đi bước vào các ô” cô mời các con cùng lại đây chơi nào.

* VĐCB: Đi bước vào các ô
+ Cô làm mẫu: 

- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích.

- Cô làm mẫu lần 2: Từ vạch xuất phát  khi có hiệu lệnh “đi” cô bước 1 chân vào vòng thứ nhât , bước tiếp chân kia  vào vòng thứ 2 và cứ thế tiếp tục bước  liên tục đi qua các vòng bàn chân đặt thẳng hướng giữ người ngay ngắn không giẫm vào vạch.Hái trẻ cô vừa làm gì?

+ Trẻ thực hiện: 

- Lần l​ượt theo từng cá nhân trẻ 1-2l. Hỏi trẻ vừa làm gì? 

- Trong khi trẻ thực hiện cô chú ý động viên, khích lệ trẻ thực hiện đúng cách, sửa sai cho trẻ, chú ý ở vận động mới.

- Cô cho trẻ thực hiện theo nhóm 2-3 trẻ. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Trẻ thực hiện theo tổ 1-2l. Hỏi trẻ tên bài vận động? Khen trẻ.

- Còn bay giờ cô mời các lên làm lại một lần nữa nào. Cô cho từng cá nhân làm lại một lần
* TCVĐ: Con bọ dừa.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ

+ Cô làm “bọ dừa mẹ” đi trước, các con “bọ dừa con” bò theo. “Bọ dừa mẹ” và “bọ dừa con” vừa bò trên sân, vừa đọc lời trò chơi”. Khi đọc đến câu thứ 3 cả cô và cháu ngã ra sân nằm ngửa, 2 chân đạp vào không khí và kêu “ối, ối…”. 

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

 c. Hồi tĩnh .kết thúc (1 phút):  
Các chú gà đi dạo nhẹ nhàng 1- 2 vòng. Các con ngoài vườn có rất nhiều thức ăn, gà mẹ và gà con cùng ra ngoài kiếm ăn nào.
	- Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Trong gia đình ¹

- Trẻ nghe cô giáo dục

- Trẻ nghe cô nói

- Trẻ khởi động

Trẻ trả lời
-  Trẻ đứng thành vòng tròn

- Trẻ tập BTPTC

- Trẻ quan sát cô làm mẫu

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện theo cá nhân

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện nhóm 2- 3 trẻ

- Trẻ thực hiện tổ

- Trẻ thực hiện theo cá nhân

Trẻ chơi cùng cô

Trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ đi ra ngoài theo cô


C. Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ Quan sát: Cây Mít
                          TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                          TCDG:  Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do: Vẽ phấn, nhặt lá cây,xâu vòng bằng lá , ĐCNT
 I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết, gọi ®­​îc tên, đặc điểm của cây mít. Chơi được  TCVĐ: “ Mèo đuổi chuột” “dung dăng dung dẻ” cùng cô và các bạn, nói được tên trò chơi và chơi tích cực  ở các góc chơi.

+ Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, luyện kỹ năng phát âm chuẩn, luyện các giác quan, luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, nhanh nhẹn, linh hoạt ....

+ Thái độ:

- Trẻ biết Chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đoàn kết vui chơi cùng các bạn.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

- Sân chơi sạch sẽ. Cây mít
+ Đồ dựng của trẻ:

- Dây xâu, phấn, hình con vật chó, mèo, cát, nước.  Thảm cho trẻ ngồi.

III. Tiến hành: 

* HĐCMĐ Quan sát: Cây Mít
- Cô và trẻ chơi: “Trời nắng trời mưa” rồi ra ngoài.

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ khi đi ra ngoài thì phải có mũ, nón và chân phải đi dép cho sạch sẽ.
- Sau đó cô cùng trẻ quan sát cây mít hái trẻ:
+ Cây gì đây?
+ Đây là gì? cô hỏi về thân cây, cành cây, quả .

+ Còn đây là gì các con( Cô chỉ vào lá), Lá có màu gì?( Cô hỏi tập thể, cá nhân)
- Muốn cho cây luôn xanh tốt thì các con phải làm gì?

=> GD: Muốn cho cây luôn xanh tốt thì chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ cây nhé.

+TCVĐ: Mèo đuổi chuột, .
-Cô giới thiệu trò chơi, sau đó cô và trẻ chơi 2-3 lần. Cô hỏi trẻ tên TC
+ TCDG: dung dăng dung dẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, sau đó cô và trẻ đọc bài đồng dao và chơi TC 2-3 lần . 
- Cô hỏi trẻ tên TC. Cô GD trẻ vui chơi đoàn kết.
* Chơi tự do: Vẽ phấn, nhặt lá cây,xâu vòng bằng lá , ĐCNT
- Cô giới thiệu góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

+ Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn ®ồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh rửa tay
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                               - Nhận biết : Các con vật nuôi : Con chó, con mèo, con gà
                                    - TC: Mèo và chim sẻ

                                    - Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc
I. Yêu cầu: 
+ Kiến thức:

- Trẻ biết gọi tên và nói được đặc điểm của các con vật như: Con chó, con mèo, con gà. Biết chơi đúng cách của trò chơi vđ
+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ linh hoạt và khéo léo 

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ chăm sóc và bảo vệ các con vật  nuôi trong gia đình.

- Trẻ biết chơi đoàn kết trong khi chơi không tranh giành đồ dùng đồ chơi của bạn
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

 - Các con vật trong gia đình nh​ư: Con chó, con mèo, con gà bằng đồ chơi. 
+ Đồ dựng của trẻ: Con chó, con mèo, con gà bằng đồ chơi.
III. Tiến hành:

+ T/C: Nhận biết các con vật : Chó, mèo, gà

-  Cho trẻ xóm xít quanh cô, chơi trò chơi nhận biết theo yêu cầu của cô 
- Cô giới thiệu cô có món quà tặng các con. 

- Cô lần lượt  cho trẻ quan sát  các con vật nuôi trong gia đình trẻ đàm thoại về tên gọi, đặc điểm như​ : Đây là con gì? con gà nó gáy như thế nào?còn đây là cái gì của con mèo ? con mèo giúp gia đình mình làm gì? nhà con có nuôi con chó không? Cô chú ý gọi nhiều cá nhân trẻ để trẻ phát âm, sửa sai cho trẻ khi trẻ phát âm sai.

- Cô lần lư​ợt cất các con vật  đi và hỏi trẻ con gì đã biến mất  còn  lại con gì  đây? Giáo dục trẻ biết bảo vệ chăm sóc và bảo vệ các con vật  nuôi trong gia đình
+ TC: Mèo và chim sẻ:
- Cô đưa ra cách chơi cho trẻ chơi 3- 4 lần hỏi trẻ tên của trò chơi
- Cô nhận xét, khen trẻ

+ Chơi tự do : Chơi đồ chơi các góc
- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ tự chọn và về góc chơi của mình. Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát và chơi cùng trẻ. Cô chú ý động viên trẻ khi chơi 

*Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp : Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)        
B.Chơi tập có chủ định
                        NHẬN BIẾT
                      Con voi – Con gấu

I. Yêu cầu 

- Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, nơi sống và một số đặc điểm của con voi – con gấu
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt được con voi, con gấu theo đặc điểm hình dáng. Kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ những loại động vật sống trong rừng

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng cho cô: 
- 2 bức tranh con voi – con voi. Mô hình chuồng voi, gấu. Đĩa nhạc bài “chú voi con ở bản đôn”, “đố bạn”.  Rổ nhựa, tranh lô tô con voi, con gấu cho cô.

+ Đồ dùng cho trẻ: 
- Rổ nhựa, tranh lô tô con voi, con gấu đủ cho trẻ

III.  Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Các con ơi chúng mình cùng hát thật hay bài hát : Đố bạn nhé!

- Bài hát nhắc đến con vật gì?

- Trong khu rừng có rất nhiều con vật rất là đa dạng, hôm nay cô muốn giới thiệu với các con và tìm hiểu về 2 con vật sống trong rừng đó là con voi và con gấu.

Hoạt động 2. Nội dung ( 11 phút)
1: NB Con voi – Con gấu
* Quan sát tranh con voi

- Cô đọc bài đồng dao: Con voi

- Cô vừa đọc bài đồng dao về con gì?

- Cô đưa ra tranh con voi ra hỏi trẻ: Cô có bức tranh con gì đây?

- Cả lớp cùng nói với cô nhé: Con voi (2 lần).

- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân nói với cô.

- Cô giới thiệu: Con voi  có ba phần: Đầu, mình, đuôi. ( Mời trẻ lên chỉ và gọi tên các bộ phận của đầu voi). 

- Cả lớp cùng nói theo : Đầu voi, tai voi, ngà voi, mồm voi, vòi voi.
+ Tai voi để làm gì? Hãy lên chỉ tai voi?

+ Ngà voi có màu gì? Vòi voi có đặc điểm gì?

- Cô giới thiệu phần mình voi và cho trẻ nói ( theo tổ, nhóm, cá nhân ).

- Phần mình voi có bộ phận gì?( Lưng voi, bụng voi và chân voi)

- Phần đuôi voi: Cô gọi trẻ lên chỉ và nói ( Cả lớp nói theo bạn).  

- Cô hỏi: Con voi sống ở đâu? Con voi ăn gì?

=> Cô khái quát: Các con ạ! Con voi là động vật to lớn, sống ở trong rừng, có ba phần: đầu, mình và đuôi. Con voi ăn cỏ và là động vật hiền lành, quý hiếm vì thế chúng mình phải bảo vệ chúng nhé!

* Quan sát tranh: Con gấu.

- Bên cạnh con voi, còn có nhiều con vật cũng rất đáng yêu nữa đấy. Nào chúng mình cùng cất tiếng hát về những chú gấu ngộ nghĩnh nhé ( Cô và trẻ nhún hát bài “ Gấu nhỏ ơi”).

- Lớp mình vừa hát rất hay bài hát về con gì?

- Con gì vừa biến mất? con gì vừa xuất hiện đây? ( Cô cho trẻ nói 2-3 lần)

- Cô giơí thiệu cho trẻ quan sát: Đầu gấu, mình gấu và đuôi gấu. Cho trẻ nói (theo tổ, nhóm, cá nhân ). Phần đầu gấu có: Mắt, tai gấu, mũi gấu, mồm gấu. ( Gọi trẻ lên chỉ)

+ Mắt, mũi, tai mồm gấu để làm gì?

- Cô giới thiệu phần mình gấu. Phần mình gấu có bộ phận gì? Lưng gấu, bụng gấu và chân gấu. ( Gọi tổ, nhóm, cá nhân). Con gấu có mấy chân?

- Phần đuôi gấu: Cô gọi trẻ lên chỉ và nói ( Cả lớp nói theo bạn).  

- Cô hỏi: Con gấu sống ở đâu? Con gấu ăn gì?

=> Cô khái quát: Các con ạ! Con gấu là động vật sống ở trong rừng, có ba phần: đầu, mình và đuôi. Con gấu ăn thịt và là động vật hung dữ, quý hiếm vì thế chúng mình phải bảo vệ chúng nhé!

Trò chơi củng cố.

* Trò chơi 1: Chọn theo hiệu lệnh

- Lần 1: Cô phát rổ có lô tô con voi và con gấu

- Luật chơi: Khi cô nói tên con gì thì giơ con đó lên. Ai chọn sai sẽ phải chọn lại.

- Cô cho trẻ chơi hai lần ( Cô sửa sai và khen trẻ). Cô cho trẻ gọi tên con vật đó. 

- Lần 2: Cô nói đặc điểm con vật gì thì chọn con đó và giơ lên. Gọi tên con vật đó. Ai chọn sai sẽ phải chọn lại.

- Cô tuyên dương trẻ.

* Trò chơi 2: Về đúng chuồng.

- Cô cho trẻ chọn một lô tô con vật mà trẻ thích.

- Luật chơi: Cho trẻ đi vòng tròn và hát bài hát “ Chú voi con” Khi có hiệu lệnh tìm chuồng thì các bạn phải nhanh chân chạy về chuồng có con vật giống con vật mà trẻ cầm trên tay.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần, cô kiểm tra và hỏi trẻ con vật tre chọn, cô kiểm tra kết quả và nhận xét, tuyên dương trẻ.

=> GD: Các con ơi! Các con vật quanh ta thật đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không nào. Chúng mình hãy cùng bảo vệ chúng nhé.

Hoạt động 3. Kết thúc ( 1 phút)

- Cả lớp hát bài “ Đố bạn” và đi ra ngoài.
	Trẻ hát

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ nói

Trẻ trả lời

Trẻ nói

Trẻ trả lời

Trẻ phát âm

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe 

Trẻ hát và vận động

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ phát âm

Trẻ trả lời

Trẻ chỉ

Trẻ trả lời

Trẻ nói.

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ ghi nhớ

Trẻ hát và đi ra ngoài


C. Hoạt động ngoài trời

HĐCCĐ Quan sát: Cây trúc
TCV§: Bắt bướm
TCDG: Nu na nu nống
                                   Chơi tự do: Chơi với lá cây, xé lá cây, xếp hình theo ý thích 

I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức: 

- Trẻ quan sát gọi 

đ​ược tên và đặc điểm đặc trưng của cây trúc, Trẻ biết cách chơi
 + Kỹ năng 

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

+ Thái độ:

 - Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối

II. Chuẩn bị:

+ Chuẩn bị của cô:

-  Cây mít dưới sân trường.

+ Chuẩn bị của trẻ:  

- Phấn vẽ, đồ chơi ngoài trời.  

III. Tiến hành:

* Gây hứng thú: Cô cùng trẻ hát và ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? gd trẻ về thời tiết và hướng trẻ đến nội dung quan sát.

*Nội dung  

+ HĐCMĐ: Quan sát: Cây trúc
Cô cho trẻ ra sân đứng xung quanh khóm cây trúc. Cô cho trẻ chơi trò chơi “M​ưa to, 
m​ưa nhỏ”. Cô hỏi

   - Các con có biết chúng mình đứng quanh cây gì không?

   - Cô chỉ vào các bộ phận của cây và hỏi:  - Đây là gì? ( Cỏi lá) Màu gì? ( Màu xanh)

   - Cho trẻ sờ vào lá trúc, thân trúc để cảm nhận được lá trúc thì thô ráp, thân trúc nhẵn nhưng nhiều đốt.

   - Cây trúc trồng để làm gì? Nhà các con có trồng trúc không?

 => Cây trúc trồng để làm cảnh  các con ạ. Cây trúc có nhiều đốt, lá nhỏ dài và thô ráp, đầu lá nhọn. Cây trúc mọc theo khóm, nhiều cây kết hợp lại mà thành.

-> giáo dục trẻ: không hái lá, bẻ cành cây, phải biết chăm sóc cây.

+ TCVĐ: Bắt bướm

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

+ TVDG: Nu na nu nống.

- Cô nói lại cách chơi, cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ khoảng 3-4 phút. 
- Cô nhận xét khen trẻ 

+  Chơi tự do: Chơi với lá cây, xé lá cây, xếp hình theo ý thích 

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ tự chọn và về góc chơi của mình. Trong quá trình trẻ chơi cô quan sát và chơi cùng trẻ. Cô chú ý động viên trẻ khi chơi 

* Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ và cho trẻ vệ sinh cá nhân.

D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

 TCVD :Ném xa bằng 1 tay
 Hát múa các bài hát trong chủ đề

                                      Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc
I. Yêu cầu:.
+ Kiến thức:-TrÎ biết cách đi theo đường ngho»n nghoÌo và ném xa bằng 1 tay

- Trẻ biết hát múa theo nhạc
+ Kỹ năng: Giúp trẻ có kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn.

+ Thái độ: Giáo dục trẻ phải tuân theo hiệu lệnh của cô giáo.

II. Chuẩn bị:

- Con đường ngoằn ngoèo, túi cát đủ cho cô và cho trẻ.

III. Tiến hành:

+ TC: Ném xa bằng 1 tay
* Hôm nay cô cùng các con chơi trò chơi ném xa bằng 1 tay 

- Cho mỗi trẻ đi từ 2 - 3 lần, mỗi lần cô chú ý hướng dẫn trẻ đi và và sửa sai cho trẻ, khi trẻ đi hỏi trẻ: Con vừa đi ntn? Trong đường ntn? Con chọn được cái gì? con ném như thế nào?

- Cô cho 2 - 3 nhóm lên thực hiện mỗi nhóm 2 - 3 trẻ. Con vừa làm  gì?

- Cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại và khen trẻ. Hỏi trẻ con vừa làm gì? đi trong con đường như thế nào? ném bằng mấy tay?

- Cô cho cả lớp thực hiện lại và hỏi trẻ các con vừa làm gì? giáo dục trẻ năng tập thể dục cho khoẻ, khen 
+ Hát múa các bài hát trong chủ đề

- Cô hát: Con gà trống 1- 2 lần giới thiệu tên bài hát.

- Cả lớp hát cùng cô 2- 3 lần (vỗ đệm theo nhịp bài hát)

- Cô hát: Rửa mặt như mèo 1- 2 lần giới thiệu tên bài hát.

- Cả lớp hát cùng cô 2 lần. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.
+ Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc 

- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thư​ t​ư ngày 17 tháng 12 năm 2025
  A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định
                                            THƠ

                                                             Con trâu

I. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức:

+ Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả và nội dung bài thơ. Trẻ đọc thuộc thơ, đọc rõ lời và diễn cảm.

- Kỹ năng:

+ Rèn kỹ năng quan sát, tập trung chú ý cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ.

- Giáo dục:

+ Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc bảo vệ vật nuôi. 

II. Chuẩn bị: 

+ ĐD của cô: Loa đài

- Tranh thơ : Con trâu. Mô hình có gà, vịt, trâu, bò. Đĩa nhạc bài hát “ Gà trống, mèo con và cún con”, “Dắt trâu ra đồng”.

+ ĐD của trẻ: Ghế ngồi hình chữ U.

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Cô cùng trẻ đi đến nhà Ngân, vừa đi vừa hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.Cô cho trẻ quan sát nhà Ngân và đàm thoại.

+ Đây là con gì?

+ Gà kêu như thế nào?

+ Còn đây là con gì?

+ Con bò kêu như thế nào?

+ Con gì đang ăn cỏ đây?

+ Con trâu màu gì? Có thân hình thế nào?
- Giáo dục: Gà, vịt, trâu, bò là những con vật nuôi trong gia đình, nó giúp ích cho gia đình mình rất nhiều, vì vậy các con hãy chăm sóc và bảo vệ chúng nhé.

Hoạt động 2. Nội dung ( 11 phút)
* Cô đọc mẫu
- Có một bài thơ rất hay nói về con trâu và ích lợi của nó đấy. Cô mời cả lớp lắng nghe bài thơ: Con trâu nhé

- Cô đọc lần 1 diễn cảm: Hỏi tên bài thơ, tên tác giả?

- Cô đọc lần 2 trên tranh: Giảng giải nội dung bài thơ

* Đàm thoại:

- Cô đọc lần 3 và đàm thoại cùng trẻ về nội dung bài thơ.

+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Của ai?

+ Con trâu ăn gì?

+ Khi no bụng thì nó làm gì?

+ Khi nghe gà gáy thì trâu làm gì?

+ Nhà các con có nuôi trâu không? Nuôi trâu để làm gì?

* Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cho trẻ đọc cùng cô 3-4 lần ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho : Tổ, nhóm, cá nhân đọc.( Cô nhận xét và khen trẻ)

*Trò chơi.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Bắt chước tiếng kêu của các con vật”. 

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Củng cố nội dung và giáo dục: Con trâu thật hiền lành và chăm chỉ phải không các con? Chúng mình hãy ngoan ngoã và chăm chỉ nhé, hãy yêu quý những con vật nuôi trong gia đình nhé các con.

Hoạt động 3. Kết thúc ( 1 phút)

 Cô bật đĩa cho trẻ nghe bài: “Dắt trâu ra đồng” và cho trẻ ra chơi.
	Trẻ hát cùng cô

Con gà

Chiếp chiếp

Con bò

Ò ò

Con trâu

Màu đen, thân hình to khoẻ.
 Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe 

Thơ con trâu

Ăn cỏ

Đi ngủ

Đi cày

Để cày ruộng

Trẻ đọc thơ

Trẻ xung phong

Trẻ chơi cùng cô

Trẻ nghe cô giáo dục

Trẻ nghe hát cùng cô


C .Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ Quan sát: Cây sấu
TCDG: Nu na nu nống
TCV§:  Bắt chuột
Chơi tự do: Chơi với cát nước, Xâu vòng bằng lá cây , chơi đu quay cầu trượt
I.Yêu cầu: 
+ Kiến thức:

- Trẻ nói ®­​îc tên, đặc điểm của cây sấu. Trẻ cùng cô và các bạn và chơi tích cực  ở các góc chơi. 
+ Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, luyện kỹ năng phát âm chuẩn, luyện các giác quan, luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, nhanh nhẹn, linh hoạt ....

+ Thái độ:

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đoàn kết trong khi chơi.

II. Chuẩn bị:

+ Chuẩn bị của cô:

- Sân chơi sạch sẽ, cây sấu
+ Chuẩn bị của trẻ:
- Dây xâu vòng, lá cây, cát, nước,...
III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ Quan sát: Cây sấu
- Cô và trẻ hái bài “ Đi chơi” ra ngoài.

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ khi đi ra ngoài thì phải có mũ, nón và chân phải đi dép các con nhớ chưa nào.

- Quan sát cây sấu: 

+ Cô hỏi trẻ: Cây gì đây?
- Đây là gì? cô hỏi về thân cây, 

- Còn đây là gì các con( Cô chỉ vào lá)

- Lá có màu gì?( Cô hỏi tập thể, cá nhân)

- Lá to hay nhỏ?

- Nhà các con có trồng cây sấu không?

- Cây sấu ở lớp mình mới được trồng nên các con phải làm gì để bảo vệ cây để cây chóng lớn ®¬m hoa kết quả và tỏa bóng mát cho chúng mình chơi nhé.

- Các con rất giỏi cô tặng các con trò chơi nhé
* TCDG: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.
* TCV§:  Bắt chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.
* Chơi tự do: Chơi với cát nước, Xâu vòng bằng lá cây , chơi đu quay cầu trượt
- Cô giới thiệu góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

+ Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ, cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh rửa tay.
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                                             - TCV§: Gà vào vườn rau
                                             - Xâu vòng các con vật
   -  Chơi tự do: Chơi đồ chơi ở các góc
I.Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý nghe cô hát, nhớ tên bài hát, biết cách chơi trò chơi cùng cô.
+ Kỹ năng: - Rèn khả năng chú ý và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:- Giáo dục trẻ biết yêu quý cô giáo.

II.Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Dây xâu, các con vật để xâu...
+ Đồ dùng của trẻ: Đồ chơi ở các góc.
III. Hướng dẫn:                             

+TCV§: Gà vào vườn rau
- TCVĐ: Cô giới thiệu Tc, nêu cách chơi và cho trẻ chơi 1- 2 phút. Cô khen trẻ, hỏi trẻ các con vừa chơi Tc gì?

+ Xâu vòng các con vật:

- Cô cho trẻ quan sát đồ chơi xâu vòng bằng các con vât và gọi tên dây xâu, con vật

- Cô tiến hành xâu mẫu và phân tích cách xâu cho trẻ quan sát.


- Cô cho trẻ nhận rổ có đồ dùng về xâu theo hướng dẫn.

- Cô quan sát, hướng dẫn và nhận xét trẻ.

+ Chơi tự do: Chơi đồ chơi ở các góc
- Cô cho trẻ chon Tc mà trẻ thích để chơi, cô quan sát trẻ chơi, chơi cùng trẻ, đặt câu hỏi gợi mở để trẻ chơi: Con đang làm gì? có màu gì? Chú ý đến an toàn cho trẻ, khen trẻ.  

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ năm ngày 18 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định
âm nhạc

                                                    V§TN: Đố bạn      
                      Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn
I. Yêu cầu: 
+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát bài: “Chú voi con ở bản Đôn", nhớ tên bài hát, h​​­ëng ứng hát  theo cô Trẻ VĐTN bài “ Đố bạn"
- Biết sử dụng nhạc cụ, nhún theo nhịp khi hát.

+ Kỹ năng:

- Phát triển tai nghe âm nhạc, khả năng cảm thụ âm nhạc. GD trẻ yêu quý các con vật sống trong rừng và tránh xa chúng.

+ Thái độ:

- Trẻ thích nghe cô hát, thích hát cùng cô.  

II. Chuẩn bị:  

+ Đồ dựng của cô:
- Bàn để các loại nhạc cụ: xắc xô, phách, mõ...
          

- Mô hình vườn bách thú có các con vật: gấu, voi, khỉ, hổ

+ Đồ dựng của trẻ:

- Rổ đựng nhạc cụ cho mỗi trẻ.

- Ghế ngồi kê chữ U
III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (  2 phút): 

Xóm xÝt xóm xÝt.

- Cô giới thiệu chương trình: Du lịch qua màn ảnh nhỏ. Các con cùng nhìn xem có rất nhiều con vật đấy:

- Đây là con gì? Con khỉ có cái gì đây? 

- Con khỉ đang làm gì? Còn đây là con gì? 

- Con voi có cái gì mà dài thế? 

- Còn đây nữa đây là con gì? 

- Thế con gấu thích ăn gì các con? 

- Gấu, voi, khỉ là những con vật sống ở đâu? 

- Gấu, voi, khỉ là những con vật sống trong rừng đấy nh​ng những con vật sống trong rừng này đ​ược các cô các bác thuần hóa đ​ưa về nuôi trong công viên  cho mọi ng​ười đến thăm quan vì vậy khi đi thăm quan các con phải đứng  xa không chêu chọc các con vật nhé.

2. Nội dung( 12  phút):  
* V§TN: Đố bạn      
- Lần 1 cô hát  và múa cho trẻ xem. Giới thiệu tên bài hát.

- Lần 2 cô hát  và múa cho trẻ xem. 

- Cô vừa múa cho các con xem bài gì? 

- Cho trẻ VĐ tập thể 1-2 lần. 

- Các con vừa múa  bài hát gì?  

- Chia lớp thành 2 tổ trẻ đua nhau vận động  

- Các con vừa múa bài gì? 

- Cho 2- 3 cá nhân vận động.   

- Con vừa múa bài gì?  

- Trong khi trẻ múa hát cô khuyến khích động viên trẻ. Giáo dục trẻ yêu quý các con vật sống trong rừng và tránh xa chúng.

* Nghe hát: Chú voi con ở bản Đôn
-  L1 cô hát. Cô vừa hát cho các con nghe bài hát “Chú voi con ở bản Đôn”.

- L2 cô hát kết hợp sử dụng xắc xô. 

- Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?  

(Khi cô hát khuyến khích trẻ vỗ tay theo cô hát)

- L3 cô hát kết hợp đánh đàn. Khuyến khích trẻ 
h​​ưởng ứng theo cô.

- Cô vừa múa cho các con xem  giai điệu bài gì? 

 Voi là con vật sống trong rừng đấy con vật sống trong rừng này đ​ược các cô các bác thuần hóa đ​ưa về nuôi trong công viên  cho mọi ng​ười đến thăm quan vì vậy khi đi thăm quan các con phải đứng  xa không chêu chọc các con con nhớ ch​ưa nào!  

Cô thấy các con rất ngoan.Và tiếp theo chư​ơng trình còn giành tặng các con một điệu múa qua nội dung bài hát “Trời nắng trời m​ưa”
3. Kết thúc (1phút):  Cô cùng trẻ đi ra ngoài vừa đi vừa hát bài “Trời nắng trời m​ưa”
	- Trẻ bên cô.

- Trẻ Qs
- Con khỉ ạ!Cái đuôi ¹!
-  ăn quả ạ!Con voi ¹!
- Cái vòi ¹!

- Con gấu ¹!

- Mật ong ¹!

- Trong rõng ¹!

- Trẻ Qs
- Đố bạn ¹!

- Trẻ VĐ tập thể 1-2 lần. 

- Đố bạn ¹!

- 2 tổ trẻ vận động

- Đố bạn ¹!

- 2- 3 cá nhân vận động

- Đố bạn ¹
- TrÎ ghi nhớ
- Trẻ lắng nghe cô hát
- Chú voi con ở bản Đôn
- Trẻ vỗ tay theo cô hát

- Trẻ hư​​ởng ứng theo cô.

 -  Chú voi con ở bản Đôn
- Rồi  ¹!

- Trẻ đi ra ngoài vừa đi vừa hát bài “Trời nắng trời mư​a”




C . Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa giấy
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
TCVĐ: Trời nắng trời mưa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Chơi tự do: Chơi in hình trên cát, đu quay, cầu tr​­ît.
I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ nói đư​ợc tên, đặc điểm của cây tùng . Chơi thành thạo trò chơi cùng cô và các bạn và chơi tốt ở các góc chơi.
+ Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, luyện kỹ năng phát âm chuẩn, luyện các giác quan, luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, nhanh nhẹn, linh hoạt ....

+ Thái độ:

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh.


II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:
- Cây hoa giấy . Sân chơi sạch sẽ.
+ Đồ dựng của trẻ:- Bộ cát, nước, đu quay, cầu tr​­ît...
III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa giấy
- Cô và trẻ chơi “Gieo hạt nẩy mầm” rồi ra ngoài.

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 

+ Cô giáo dục trẻ khi đi ra ngoài thì phải có mũ, nón và chân phải đi dép các con nhớ chưa nào.

- Quan sát cây hoa giấy. 

+ Cô hỏi trẻ: Cây gì đây?- Đây là gì? cô hỏi về thân cây, - Còn đây là gì các con( Cô chỉ vào lá), Lá có màu gì?( Cô hỏi tập thể, cá nhân) Lá to hay nhỏ? Cô hỏi 2- 3 cá nhân

- Các con rất giỏi cô tặng các con trò chơi “Mèo đuổi chuột”.nhé

* TCDG: Kéo cưa lừa xẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCV§: Trời nắng trời mưa.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Chơi in hình trên cát, đu quay, cầu tr​­ît.
- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?
+ Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

- Tc: Ai bắt trước giỏi 

- TCVĐ: Bong bòng xà phòng.

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.

I. Mục đích yêu cầu:

- KT: Trẻ  biết cách chơi trò chơi “Ai bắt trước giỏi nhất” cùng cô giáo và các bạn, biết chơi trò chơi bong bóng xà phòng, và các trò chơi theo ý thích.  

- KN: Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và nhanh nhẹn.

- TĐ: Trẻ thích chơi Tc cùng cô, có ý thức vui chơi học tập cùng bạn.

II. Chuẩn bị:

- Ghế ngồi đủ cho cô và trẻ.

- Lọ bong bóng xà phòng, ống thổi, 

- Đồ chơi trong nhóm lớp theo chủ đề.

- Đồ dùng vệ sinh cá nhân đủ cho trẻ.

III.Tiến hành: 

* Tc: Ai bắt trước giỏi 
- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chơi tc: Ai bắt trước giỏi nhất.

 + Cách chơi: Các con cùng chú ý này: Khi cô nói  đến tên con vật nào thì các con bắt trước tiếng kêu của con vật đó. Các con nhớ chưa nào! Con chó? (gâu gâu) Con mèo? (Meo meo) Con gà chống? (ò ó o o o)

+  Cô cho trẻ chơi: Trong khi chơi cô hướng dẫn những trẻ nào còn chậm và không biết.

- Cho trẻ đứng lên vận động bài “ Một con vịt”

- Cô cùng trẻ chơi 1- 2 lần nũa.

- Cô nhận xét khen trẻ

* TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Cô nói lại cách chơi, cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ.

- Nhận xét khen trẻ 

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.

+ Vệ sinh trả trẻ:
- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình ở lớp của trẻ: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định
Hoạt động 

Xếp chuồng thú
I. Yêu cầu:  

+ Kiến thức:

- Trẻ biết xếp khít các khối gỗ lại với nhau thành chuồng thú, nói được tên sản phẩm của mình.

+ Kỹ năng:

- Rèn đôi tay khéo léo cho trẻ và khả năng thẩm mỹ của trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm và  biết yêu quí và bảo vệ các con vật.

II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dựng của cô:

 - Mô hình v​ườn bách thú, Các con vật sống trong rừng: Con gấu, con voi, con khỉ bằng đồ chơi đứng trong chuồng, khối gỗ. 
+ Đồ dựng của trẻ: 

- Con gấu, con voi, con khỉ bằng đồ chơi khối gỗ. Trẻ ngồi thảm
III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 2 phút):

- Xóm xÝt xóm xÝt.  

- Hôm nay cô cùng các con đi thăm công viên thủ lệ nhé. 

- Cô cùng trẻ đi thăm công viên thủ lệ hát bài “Chú voi con ở bản Đôn”

- Đã đến nơi rồi các con cùng nhìn xem trong công viên có rất nhiều con thú đây này!

- Đây là con gì? 

- Con khỉ đang làm gì? 

- Còn đây là con gì? 

- Con voi có cái gì mà dài thế? 

- Còn đây nữa đây là con gì? 

- Thế con gấu thích ăn gì các con? 

- Gấu, voi, khỉ là những con vật sống ở đâu? 

- Gấu, voi, khỉ là những con vật sống trong rừng đấy như​ng những con vật sống trong rừng này đ​ược các cô các bác thuần hóa đư​a về nuôi trong công viên cho mọi ng​ười đến thăm quan vì vậy khi đi thăm quan các con phải đứng xa không chêu chọc và biết bảo vệ các con vật. Cô giới thiệu các cô các bác tặng quà cho trẻ về chỗ mở quà.

2. Nội dung(12 phút):

*  Quan sát mẫu:

- Các con nhìn xem các bác trong công viên có tặng các con gì đây? 

- Chuồng đ​ược xếp bằng gì? 

- Thế bên trong chuồng thả con gì đây? 

- Đúng rồi các bác trong công viên có tặng cô cháu mình Chuồng nuôi con vật đấy các con ạ! Để xếp 
đ​ược chuồng nuôi con vật giống của cô các con nhìn cô làm tr​ước nhé!

* Cô làm mẫu: 

- Cô làm mẫu 2 lần phân tích rõ cách làm:

- Cô lấy khối gỗ thứ nhất cô đặt lên phía tr​ước mặt sau đó cô lấy tiếp khối gỗ thứ hai cô xếp sát canh khối gỗ thứ nhất và cứ nh​ thế cô xếp tiếp các khối sát cạnh nhau. Muốn chuồng kín cô lấy khối gỗ tiếp theo cô đặt khít vào thành cái chuồng xinh xắn. 

- Các con nhìn xem cô đang làm gì? 

- Cô xếp khối gỗ màu gì? 

- Cô xếp để làm gì? 

- Cô đã xếp đ​ược cái gì đây? 

- Cho trẻ đứng lên múa bài hát “ Đôi bàn tay khéo léo”

      Đôi bàn tay em khéo khéo

      Em xếp cho thật nhiều

      Em xếp cho thật khéo

      Đây là chiếc chuồng xinh 

      Để giành cho con vật này!

- Cô thấy các con đã có đôi bàn tay khéo léo rồi các ngồi xuống  cùng xếp chuồng nào!

* Trẻ thực hiện:

- Cô tặng khối gỗ và con vật cho trẻ xếp chuồng thả con vật, cô quan sát trẻ xếp, cô đến bên trẻ h​ớng dẫn trẻ xếp, đặt câu hỏi gợi mở để trẻ xếp.  

- Con đang làm gì? 

- Con xếp khối gỗ màu gì? Con xếp để làm gì? 

- Cô chú ý đến một số trẻ xếp chậm cô đến bên trẻ h​ớng dẫn trẻ xếp khuyến khích trẻ xếp, nếu trẻ nào xếp nhanh cô tặng thêm gỗ để trẻ xếp.

+ Nhận xét sản phẩm
- Khi trẻ xếp song cô cho 1- 2 trẻ nhận xét sản phẩm.

- Con thích chiếc sản phẩm nào nhất? 

- Con xếp đ​ược chuồng màu gì? 

- Chuồng của con thả con vật gì? 

- Cô thấy các con đã xếp đ​ược những chiếc chuông giành cho các con vật rất là đẹp rồi đấy! Cô khen cả lớp.

- Giáo dục cho trẻ biết các con vật sống trong rừng 
®ư​îc các cô các bác đem về công viên  nuôi và thuần hoá chúng vì vậy khi các con đến thăm quan phải đứng xa và không được chªu trọc các con vật.

3. Kết thúc (1phút):

- Cô cùng trẻ hát bài “Chú voi con ở Bản Đôn" (hát 1 lần) cùng ra chơi.

	- Trẻ lại gần bên cô.

- Vâng ¹!

- Trẻ  hát bài “Chú voi con ở bản Đôn”.
- Con khỉ ¹!

- Trẻ trả lời
- Con voi ¹!

- Cái vòi ¹!

- Con gấu ¹!

- Trẻ trả lời

- Trong rõng ¹!

- Trẻ quan sát mẫu.

- Chuồng nuôi con vật  ¹!

- Khối gỗ ¹!

- Con voi, khỉ hổ ¹!
- Vâng ¹!
- Trẻ chú quan sát cô xếp mẫu.

- Xếp chuồng ¹!

- Xanh ¹!

- Thả con vật vào ¹!

- Chuồng ¹!

- Trẻ vận động nhẹ nhàng cho đôi tay mềm dẻo.

- Trẻ thực hiện.

- Xếp chuồng ¹!

- Trẻ trả lời
- Trẻ nhận xét.
- Trẻ chỉ
- Xanh ¹!

- Con voi ¹!

- Trẻ vỗ tay.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát cùng cô bài “chú voi con ở bản Đôn” ra chơi.


C. Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa cúc
TCV§: Chim bay cò bay
TCDG: Chi chi chành chành 

Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, xâu vòng nhặt lá, đu quay, cầu trượt
I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ nói được tên, đÆc điểm của cây hoa cúc. Chơi thành thạo trò chơi và chơi tốt ở các góc chơi .
+ Kỹ năng:

- Phát triển ngôn ngữ, luyện kỹ năng phát âm chuẩn, luyện các giác quan, luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. Giúp trẻ phát triển khả năng chú ý, nhanh nhẹn, linh hoạt ....

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý, bảo vệ vật nuôi trong gia đình. Chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:
- Sân chơi sạch sẽ. Cây hoa cúc
+ Đồ dựng của trẻ:

- Đu quay, cầu trượt, phÊn...
III. Tiến hành:
* HĐCMĐ Quan sát: Cây hoa cúc
+ Cô giới thiệu với trẻ về nội dung buổi quan sát, cùng trẻ hát bài “ Đi chơi” xuống vườn trường quan sát.

+ Cô cho trẻ đứng xung quanh cây hoa cúc và đàm thoại:

+ Cô và các con đang đứng trước cây gì? (Cây hoa cúc)

+Lá có là màu gì? (màu xanh)

+ Lá bé hay to ? tròn hay dài?

+ Cô chỉ vào từng bộ phận: cành, thân, lá và hỏi trẻ: Cô gọi 2 – 3 trẻ nhắc lại câu trả lời. 

+ Cô cho trẻ biết cây hoa cúc trồng để làm cảnh vì cây ra nhiều hoa đẹp.

+ Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh không bứt lá, bẻ cành.

* TCV§: Chim bay cò bay. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCDG: Chi chi chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, xâu vòng nhặt lá, đu quay, cầu trượt
- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

3. Kết thúc:  Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn ®ồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh rửa tay. 

D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

- Sinh hoạt biểu diễn văn nghệ
                                         - TC V§: Rồng rắn 

                                            - Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
ệ sinh trả trẻ

I. Yêu cầu:
 + Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, nhớ lời bài hát,biết chơi các trò 
chơi cùng cô.
+ Kỹ năng: 

- Trẻ nhớ luật trò chơi, chơi trò chơi thành thạo, khéo léo.
+ Thái độ:

- Giáo duc trẻ học ngoan, tập trung chó ý trả lời câu hỏi và vui chơi đoàn kết với bạn.

II. Chuẩn bị:

- Các khối gỗ hình chữ nhật, tcvđ: rồng rắn lên mây

III. Tiến hành: 

* Sinh hoạt biểu diễn văn nghệ. 

- cả lớp cùng hát bài “ cả tuần đều ngoan”

- Cô và trẻ cùng hát và biểu diễn những bài hát về  chủ đề đã được học

- Cô động viên và khuyến khích trẻ mạnh dạn biểu diễn, vận động theo nhạc, hào hứng, sôi nôỉ

* TC V§: Rồng rắn 
- Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ. Cô cùng chơi với trẻ và khuyến khích động viên trẻ chơi đoàn kết.. 
* Chơi tự do: Chơi đồ chơi các góc.
- Cô cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Trong quá trình trẻ chơi, cô quan sát động viên và chơi cùng trẻ.

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: NHÓM CÁ
          (Thời gian thực hiện 1 tuần. Từ ngày: 22/12/2025 đến 26/12/2025)
Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
b. ChơI tập có chủ định
          VẬN ĐỘNG

 - VĐCB: Bò, trườn qua vật cản

 - TCVĐ: Trời nắng trời mưa

I.Yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ nhớ tên vận động. Biết làm theo hiệu lệnh của cô

- Kỹ năng: Trẻ bò , trườn qua vật cản một cách dễ dàng, không bị ngã. Rèn kỹ năng vận động bò cho trẻ.

- Thái độ: Giáo dục trẻ tích cực tham gia vào vận động.

II. Chuẩn bị: 

+  Đồ dùng cho cô: Chăn nỉ cuộn lại làm vật cản. Đĩa nhạc bài hát “Ta đi vào rừng xanh”, Đố bạn . Sắc xô, bóng nhựa xanh, đỏ; rổ nhựa xanh, đỏ’,….

+ Đồ dùng cho trẻ:Trang phục quần áo gọn gàng.Ghế ngồi đủ cho trẻ.

III/ Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	
 Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Xúm xít, xúm xít

- Cô giới thiệu về chủ đề mới, trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong rừng? Sau đó cô giới thiệu vào bài mới.

2. Nội dung ( 11 phút)
a. Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi trên nền nhạc bài hát “Ta đi vào rừng xanh” (cho trẻ đi thường - nhanh - chậm 2 - 3 vòng) đứng thành hình vòng cung chuẩn bị BTPTC.

b.Trọng động.
* BTPTC: Cô cho trẻ tập bài tập PTC với bốn động tác: Tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc bài hát: Đố bạn
* VĐCB: Bò, trườn qua vật cản

+ Các con vừa tập BTPTC rất là đều và đẹp rồi, bây giờ cô có một trò chơi rất thú vị các con có muốn chơi cùng cô không?

+ Để chơi được trò chơi này các con hãy chú ý ngồi ngoan để quan sát cô làm mẫu nhé

+ Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích. Cô hỏi trẻ tên bài tập? 

+ Lần 2: Cô làm mẫu phân tích (Cô từ chỗ ngồi của mình, đến đứng đến trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô quỳ gối 2 tay chống xuống đất, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” cô bắt đầu bò, bò chân nọ tay kia, bò thật khéo léo, khi đến vật cản cô sẽ chống hai tay lên vật cản, vắt một chân qua và trườn người qua vật cản. Cô bò tiếp khoảng 2m rồi cô đứng dậy và đi về chỗ ngồi của mình).

 - Cô hỏi trẻ: Cô vừa thực hiện bài tập gì?

                    Khi bò cô chú ý điều gì?

                    Khi gặp vật cản cô làm gì?

+ Lần 3: Cô cho 1 trẻ thực hiện, cô sửa sai cho trẻ.

+ Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lần lượt trẻ lên thực hiện, trong quá trình chơi cô chú ý sửa sai cho trẻ

+ Cô cho 2 đội thi đua, sau khi bò, trườn qua vật cản xong thì đội 1 lấy cá vào rổ xanh, đội hai lấy tôm bỏ vào rổ đỏ. Thời gian thi đua là một bản nhạc, hết giờ cô kiểm tra kết quả hai đội.
+ Cuối cùng, cô cho 2 trẻ lên bò và củng cố lại tên vận động cơ bản.

* TCVĐ: Trời nắng trời mưa

+ Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và tổ cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
c. Hồi tĩnh.

- Cô cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 - 3 vòng theo 
bài : Đàn gà con
.- Cô thấy các con học bài rất giỏi, chơi trò chơi rất hay, cô khen chúng mình một tràng pháo tay thật to nào. Cô cháu mình cùng khám phá những trò chơi thú vị nhé.
	Bên cô bên cô

Có ạ

Trẻ KĐ cùng cô

Trẻ tập cùng cô

Trẻ trả lời

Trẻ quan sát

Trẻ trả lời

Trẻ nghe và quan sát

Bò, trườn qua vật cản

Cô bò tay nọ chân kia

Cô trườn qua

Trẻ làm mẫu

Trẻ thực hiện

Trẻ thi đua

Trẻ chơi cùng cô

Trẻ đi nhẹ nhàng

Trẻ hát và đi ra ngoài


C.Hoạt động ngoài trời
                                     HĐCMĐ: Quan sát : Cây sấu
                                     TCVĐ: Trời nắng trời m­​a, 
                                     TCDG: Chi chi chành chành
                                     Chơi tự do: Xếp ao cá, chơi đu quay, cầu tr­​ît, câu cá
 I. Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nói ®​­îc tên, đặc điểm, tác dụng của cây sấu. Trẻ hứng thú chơi cùng cô các TCVĐ, TCDG, chơi tích cực ở góc chơi.                     

+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ và phát triển vận động cho trẻ 

+ Thái độ:

- Gd trẻ biết yêu quý cây xanh, không bẻ cành, hái lá,…  và đoàn kết với bạn trong khi chơi.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:
- Cây sấu. Sân tập sạch sẽ

+ Đồ dựng của trẻ:

- Đồ chơi câu cá, sỏi và đồ chơi ngoài trời
III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ: Quan sát : Cây sấu
- Cô cùng trẻ hát bài “đi chơi” rồi cho trẻ ra ngoài sân.

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? 

- Gd trẻ khi ra đ​ường phải đội mũ khi trời nắng.

- Sau đó cô cho trẻ quan sát cây sấu 
+ Cô hỏi trẻ đây là cây gì? Thân cây như​ thế nào( Cô cho trẻ sờ vào thân cây) 
+ Đây là gì?( Cô chỉ vào cành, lá) Lá có màu gì? 
+ Cây sấu có tác dụng gì?

- Gd trẻ biết yêu cây xanh, không bẻ cành, hái lá, bảo vệ cây xanh, 
* TCVĐ: Trời nắng trời mư​a
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCDG: Chi chi chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.
*Chơi tự do: Xếp ao cá, chơi đu quay, cầu tr­​ît, câu cá 
Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn đồ chơi để chơi.

 Cô bao quát trẻ chơi và giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Động viên khen trẻ kịp thời.

+  Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi rồi đi vs rửa tay
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                             Trò chơi VĐ: Con cá vàng bơi.  
                             Trò chơi VĐ: Trời nắng trời mưa. 

                             Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
I. Yêu cầu:

- KT: Trẻ nhớ luật chơi, cách chơi và chơi thành thạo, khéo léo trò chơi.

- KN: Thỏa mãn nhu cầu vui chơi cho trẻ.

- TĐ: Trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực hứng thú, vâng lời cô giáo.
II. Chuẩn bị:

  - Ghép hình hoa, các khối gỗ, giấy, sỏi, bộ đồ chơi thả hình, bộ đồ chơi luồn hạt,…

III.Tiến hành:

* Trò chơi: Con cá vàng bơi.  .

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

*  Trò chơi: Trời nắng trời mưa.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

*  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
 Cô giới thiệu đồ chơi và cho trẻ tự lựa chọn đồ chơi để chơi.

 Cô bao quát trẻ chơi và giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Động viên khen trẻ kịp thời.

* Vệ sinh trả trẻ

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp của trẻ: Sức khỏe, học tập của trẻ.

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định 
Nhận Biết

Con cá, con tôm
I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ biết gọi tên và nói đ​ược đặc điểm đặc trư​ng của các con vật nh​ư: Con cá, con tôm, con cua. 
+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng quan sát.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết, bảo vệ nguồn nước, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi dư​ới nư​ớc.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

 - Mô hình gia đình nhà bạn bóp bê, Các con vật nuôi  d​­íi n­​íc: Con cá, con tôm, con cua bằng đồ chơi đựng trong chậu. Tivi có hình ảnh con cá, con tôm…
+ Đồ dựng của trẻ: 

- Con cá, con tôm, con cua, bằng đồ chơi, rổ đựng. 
III. Tiến hành: 

	Hoạt động của cô
	
Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Cô và trẻ cùng đi thăm ao cá, đàm thoại và quan sát.

+ Trong ao cá có những con vật gì?

+ Con cá có màu gì?

+ Con cua bò như thế nào?

- Các con vật con cá, con tôm trong ao rất là thú vị mà chúng mình chưa tìm hiểu hết đấy, các con có muốn tìm hiểu cùng cô không?

Hoạt động 2. Nội dung ( 11 phút)
1: NB: Con cá, con tôm.
- Vậy bây giờ các con hãy nhẹ nhàng về lớp học để chúng mình cùng tìm hiểu nhé.

* NB: Con cá: Cô mở đĩa có hình ảnh con cá và hỏi:

- Con gì đây? Cho trẻ phát âm từ” Con cá”

- Con cá đang làm gì?

- Con cá có màu gì?

- Các con phát âm cho cô từ “màu vàng”

+  Con cá vàng đang bơi rất nhẹ nhàng trong bể nước, các con hãy phát âm thật to cho cô từ “ Con cá ” nào

+ Đây là phần gì của con cá? Phần đầu có những gì?

+ Phát âm từ đầu cá, mình cá, đuôi cá. Vây cá, mắt cá, vẩy cá. ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

+ Khi bơi con cá dùng 2 vây ở 2 bên mình để điều chỉnh hướng đi của mình cùng với cái đuôi ở phía sau

+  Con cá có đầu – mình – đuôi, mình cá còn có vẩy cá để bảo vệ con cá dưới mọi tác động giống như áo của chúng mình đang mặc đấy

+ Cô hỏi trẻ con cá sống ở đâu? 

+ Ăn cá có ngon không? 

=> KQ: Cá sống dưới nước , được nuôi ở sông, ao, hồ. Cá có đầu cá, mình cá và đuôi cá, trên mình cá có nhiều vây và vẩy cá. Cá là một loại thực phẩm có rất nhiều chất đạm cần thiết cho cơ thể.

- Cho trẻ hát bài “ Cá vàng bơi” 

* NB: Con tôm

- Cô có một câu đố chúng mình hãy lắng nghe thật tinh và trả lời câu hỏi của cô nhé.

    “Chân gần đầu

    Râu gần mắt

    Lưng còng co quắp

    Mà bơi rất tài

    Là con gì?”  (con tôm)

+ Đó là con tôm đấy các con ạ

- Cô mở hình ảnh con tôm hỏi trẻ con gì đây các con? 

- Trẻ phát âm từ “con tôm”( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Con tôm đang làm gì?

- Đố các con biết con tôm sống ở đâu?

- Đây là cái gì của con tôm? (cô chỉ vào đầu con tôm)

- Trên đầu con tôm có gì đây?(Phát âm “ mắt tôm”)

- Trên đầu con tôm có đôi mắt, có cả râu tôm. Phát âm “ râu tôm”

- Con tôm có hình dạng hơi cong cong

- Cô chỉ lần lượt vào đuôi, chân và hỏi

Đây là gì của con tôm?

Phát âm “ đuôi tôm”, “chân tôm”

=>KQ: Con tôm cũng sống dưới nước có dáng hơi cong cong, con tôm có mắt, có râu dài, có nhiều chân nhỏ và có đuôi. Con tôm có tài bơi lùi rất giỏi, tôm là loại thực phẩm rất giàu chất đạm, canxi, bổ cho cơ thể đấy các con ạ!

* Trò chơi củng cố
- Trò chơi 1: Ai nhanh hơn

+ Chơi lần 1: Cô đọc tên con vật trẻ tìm đúng con vật đó

+ Chơi lần 2: Cô miêu tả đặc điểm, trẻ tìm đúng và đọc tên con vật.

+ Sau mỗi lần chơi cô nhận xét

- Trò chơi 2: Thả đúng vào ao

+ Cho trẻ thả cá vào bể, tôm thả vào chậu (con tôm và con cá bằng nhựa ở xung quanh lớp)

+ Cô nhận xét và hỏi trẻ tên con vật

Hoạt động 3. Kết thúc ( 1 phút)

- Cho trẻ nghe bài “ Tôm, cá, cua thi tài” và hưởng ứng cùng cô

	Con cá, con cua

Màu vàng

Bò ngang

Có ạ

Vâng ạ

Con cá

Đang bơi

Màu vàng

Trẻ phát âm

Trẻ phát âm

Đầu cá

Trẻ phát âm

Trẻ nghe

Dưới nước

Có ạ

Trẻ nghe

Trẻ nhún hát cùng cô

Vâng ạ

Con tôm

Trẻ phát âm

Đang bơi

Dưới nước

Đầu tôm

Mắt tôm

Trẻ phát âm

Đuôi tôm, chân tôm

Trẻ phát âm

Trẻ nghe

Trẻ chơi trò chơi cùng cô

Trẻ hưởng ứng cùng cô



C. Hoạt động ngoài trời
                          HĐCMĐ: Quan sát : Cây hoa dâm bụt
                          TCV§: Mèo và chim sẻ
                          TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
                          Ch¬i tự do: Câu cá, chơi với lá cây và đồ chơi ngoài trời.
 I. Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nói ®​­îc tên, đặc điểm, tác dụng của cây dâm bụt. Trẻ hứng thú chơi cùng cô TCVĐ, TCDG, chơi tích cực ở góc chơi.                     
+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ và phát triển vận động cho trẻ 

+ Thái độ:

- Gd trẻ biết yêu quý cây xanh và đoàn kết với bạn trong khi chơi.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

- Sân tập sạch sẽ. cây hoa dâm bụt
+ Đồ dựng của trẻ:
- Bộ câu cỏ, đu quay, cầu tr​​ợt.

III. Tiến hành: 

* HĐCMĐ: Quan sát : Cây hoa dâm bụt 

- Cô cùng trẻ hát bài “đi chơi” rồi cho trẻ ra ngoài sân.
- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có rét không? 

- Gd trẻ khi ra đ​ường phải mặc quần áo ấm khi trời rét. 

- Sau đó cô cho trẻ quan sát cây hoa dâm bụt. Cô hỏi trẻ: Đây là cây g×?Th©n cây nh­​ thế nào (Cô cho trẻ sờ vào thân cây) Nó sần sùi hay nhẵn? Đây là gì?( Cô chỉ vào cành, lá) Lá có màu gì? Cây hoa dâm bụt còn có gì?Cßn đây là gì các con?( Cô chỉ vào hoa). Hoa dâm bụt có màu gì?

- Trồng cây hoa dâm bụt để làm gì?

- Gd trẻ biết bảo vệ cây xanh

* TCV§: Mèo và chim sẻ. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Ch¬i tự do: Câu cá, chơi với lá cây và đồ chơi ngoài trời.
- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích.

- Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở. Cô nhận xét buổi chơi

+ Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi rồi đi vs rửa tay
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Gập giấy
TCV§: Bóng tròn to
                                             Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc

I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách gập giấy theo cô. Chơi tốt trò chơi bóng tròn to, nói được tên trò chơi

+ Kỹ năng:

- Luyện sự khéo léo cho bàn tay và phát huy tính sáng tạo.

+ Thái độ:

- Gd trẻ biết yêu quý sản phẩm mình làm ra.

II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dựng của cô : giÊyA4, 

+ Đồ dựng của trẻ. : Mỗi trẻ một nửa  tờ giấy A4, đồ đùng phục vụ góc chơi.
III. Tiến hành:

* Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Gập giấy
- Cô cùng trẻ chơi tròchơi: “Oẳn tù tì” 2 lần
- Cô giáo phát mỗi trẻ một tờ giấy rồi làm mẫu trước cho trẻ xem.

+ Cô làm mẫu: Cô lấy ngón tay cô gập giấy, dùng bàn tay cô vuốt giấy.

+ Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ thực hiện, trong khi trẻ thực hiện cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ, động viên trẻ gấp đẹp. Hỏi trẻ: Con đang làm gì? gập cái gì?...Khi trẻ gấp tốt rồi cô yêu cầy trẻ gập khó hơn như gập cuộn, gập cái quạt..

- Cô giáo dục trẻ ngoan vui chơi đoàn kết cùng bạn, biết giữ gìn sp mình làm ra.

* TCV§: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô và các con cùng chơi nào.
- Cô và trẻ chơi 3- 4 lần, cô hỏi trẻ tên  trò chơi.  Cụ nhận xét khen trẻ.
*  Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc

- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích.

- Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở. Cô nhận xét buổi chơi

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
                                   Thứ t​ư ngày 24 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
.Chơi tập có chủ định
Kể chuyện
Thỏ ngoan
I. Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện, nhớ tên chuyện, tên nhân vật và một số hành động của nhân vật trong chuyện: Thỏ ngoan

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng nghe kể, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật. Biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. 

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

- Tranh chuyện Thỏ ngoan

- Mô hình nhân vật dời.
+ Đồ dựng của trẻ:
 - Trẻ ngồi ghế hình chữ U

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú(  2 phút);

- Xóm xÝt- xóm xÝt

-  Cô và trẻ hát bài: Ta đi vào rừng xanh, trò chuyện cùng trẻ về một số con vật trong rừng.
- Cô giới thiệu con thỏ trên màn hình cho trẻ quan sát và giới thiệu câu truyện: thỏ ngoan
2. Néi dung ( 12 phót):

*  Cô kể lần 1: Kể bằng tranh minh họa 

- Giới thiệu tên chuyện. 

* Cô kể lần 2: Bằng điệu bộ minh họa 

* Đàm thoại: 

+ Cô vừa kể chuyện gì?

+  Trong chuyện có những ai?

+ Bác gấu bị mưa ướt đã gõ cửa nhà ai?
+ Cáo có cho bác vào không?

+ Sau đó bác lại gõ cửa nhà ai?

+ Bạn thỏ có mở cửa không?

+ Bác gấu đã nói gì với thỏ?

+ Bạn thỏ có ngoan không ?

- Rất giỏi, cô khen cả lớp  

- Các con ¹! Chúng ta phải học tập bạn thỏ, biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn các con nhớ chưa nào  

- Có một bài hát rất hay vÒ “Chú thỏ con” cô cháu mình đứng lên thể hiện bài hát nµo.C« và trẻ hát 2 lần đi vòng tròn.   

*Cô kể lần 3:Bằng mô hình nhân vật rời
+ Cô vừa kể chuyện gì?

- Các con rất giỏi, cô khen các con
3. Kết thúc( 1phút) Cô cùng trẻ hát bài Trời nắng trời mưa đi 1 vòng rồi ra ngoài.


	- Bên cô bên cô
- Trẻ trò chuyện
- Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Con thỏ, bác gấu, con cáo ¹

- Nhà bạn cáo

 - Không ạ
Nhà thỏ

- Có ạ

- Thỏ ngoan quá, bác cảm ơn cháu

- Có ạ
- Nhớ rồi ¹

- Trẻ hát 2 lần đi vòng tròn.   

-  Thỏ ngoan ạ
- Trẻ hát bài : Trời nắng trời mưa đi 1 vòng rồi ra ngoài.


C. hoạt động ngoài trời.

HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa hồng
TCVĐ: Bắt bướm

                        TCDG: Dung dăng dung dẻ
Ch¬i tự do: Chơi vẽ phấn,nhặt lá cây, tưới nước cho cây..
I. Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ gọi tên, đặc điểm màu sắc và tác dụng của chúng của cây hoa hồng. Biết chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa, TC: Con thỏ và chơi tích cực ở các góc chơi.

+ Kỹ năng:

- Luyện kỹ năng ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm cho trẻ đối với cô và mẹ.

+ Thái độ:

- Gd trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây, không ngắt hoa bẻ cành. Trẻ biết yêu th​ơng mẹ và quý trọng cô giáo 

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

- Sân bãi sạch sẽ, Cây hoa hồng
+  Đồ dựng của trẻ:

- Cát, lá cây… Thảm cho trẻ ngồi
III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa hồng
- Cô cùng trẻ hát bài: “Đi chơi” và ra ngoài sân.

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có rét không? 

- Gd trẻ khi ra đ​ường phải mặc quần áo ấm khi trời rét nhé.

- Cô cho trẻ qs cây hoa hồng hái trẻ: Cây gì đây? Đây là g×?c« chỉ vào lá. Tiếp đến cô hỏi về thân cây, cành cây, hoa hồng,…
- Cô nhận xét, khen trẻ, Giáo dục trẻ ngoan ngoãn luôn chăm sóc bảo vệ cây, không ngắt hoa bẻ cành.

* 
* TCV§: Bắt bướm 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCDG: Dung dăng dung dẻ 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Ch¬i tự do: Chơi vẽ phấn,nhặt lá cây, tưới nước cho cây..
- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở.

Cô nhận xét buổi chơi

3. Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi rồi đi vs rửa tay.
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

Trò chơi: Tìm đồ chơi màu xanh màu đỏ
TCV§: Phi ngùa

                            Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ tìm đúng màu theo yêu cầu của cô.

+ Kỹ năng:

- Rèn phản ứng nhanh theo hiệu lệnh cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ thích cực tham gia các hoạt động. 

II. Chuẩn bị:
+ Đồ dựng của cô:

- Một số đồ chơi con vật nhóm cá , tôm có màu xanh, đỏ.
+ Đồ dựng của trẻ:
- Rổ đựng màu xanh, đỏ

- Đồ dùng phục vụ cho góc chơi ý thích.

III. Tiến hành: 

*Tìm đồ chơi màu xanh – màu đỏ
+ Cô giới thiệu những đồ chơi màu xanh – màu đỏ. Cô cho trẻ quan sát và gọi tên 

( Cón cá màu xanh, con tôm màu đỏ, cái rổ màu xanh...)
+ Hỏi trẻ tên con vật và màu sắc tương ứng.

+ Lần 1: Cho trẻ lên chọn theo yêu cầu của cô bỏ vào rổ của trẻ: Hãy chọn con cá màu xanh bỏ vào rổ màu xanh, con tôm màu đỏ bỏ vào rổ màu đỏ....
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua: 1 đội tìm đồ chơi màu xanh để vào rổ màu xanh, 1 đội tìm đồ chơi màu đỏ để vào rổ màu đỏ.

+ Cô nhận xét và khen trẻ.

* TCV§: Phi ngùa
- Còn bây giờ, cô và các con phi ngựa về lớp mình nhé. Cô và trẻ chơi 2- 3 lần. Hỏi trẻ tên trò chơi.

* Chơi theo ý thích:

- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

3. Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh rửa tay.
+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………….…….
Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định 

Âm nhạc.
                       Nghe hát : Tụm cỏ cua thi tài
        VĐTN: Cá vàng bơi

I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, hưởng ứng hát theo cô bài: : Tụm cỏ cua thi tài
vận động được cùng cô bài: Cá vàng bơi. 

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ thích hát múa cho mọi người nghe, biết yêu quí chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi .

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

 - Sắc xô, phách tre , Mô hình nhà bạn búp bê. 
- Nhạc bài hát Tôm cá cua thi tài, cá vàng bơi, tivi...
+ Đồ dựng của trẻ: 

- Sắc xô, phách tre, trống lắc,.. Trẻ ngồi ghế hình chữ U

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 2 phút): 

- Các con ơi!  lại đây cùng cô nào!  

- Các con cùng lắng nghe  nhé!

Nhởn nhơ bôi lội lư​ợn vòng

Đuôi mềm nh​ư dải lụa hồng xoè ra.
- Là con gì  nào? 

- Đúng rồi là con cá vàng đấy các con ¹!

- Cô cháu mình cùng quan sát con cá vàng nào! ( Cô bật tivi cho trẻ xem video về con cá vàng)

- Đây là con gì?  

- Bạn nào giỏi cho cô biết con cá vàng sống ở đâu? 

- Ngoài con cá vàng ra các con còn biết con vật gì sống d​ưới n​ước nữa nào? ( hỏi tập thể, 2- 3 cá nhân)

- Các con ạ! cá là con vật sống d​ưới n​ước đấy ngoài cá vàng ra còn có rất nhiều các con vật khác như​: tôm, cua, ốc nữa đấy! Và cá, tôm, cua có chứa rất nhiều chất dinh d​ưỡng khi ăn vào chúng mình sẽ khoẻ mạnh, mau lớn đấy 

- Các con ơi! Hôm nay tr​ường mầm non Ninh Khang có tổ chức chư​ơng trình “Giao l​ưu âm nhạc” cho tất cả các bạn trong trư​ờng tham gia, cô cháu mình cùng  đến tham dự nào.

2. Nội dung(12 phút):

- Mở đầu ch​ương trình giao l​ưu âm nhạc ngày hôm nay là một bài hát “Tụm cỏ cua thi tài” rất hay cô mời các con về chỗ để cùng đến với giai điệu bài hát nhé!
* Nghe hát: Tụm cỏ cua thi tài
- L1 cô hát. Giới thiệu tên bài hát.

- L2 cô hát kết hợp sử dụng xắc xô. Cô vừa hát bài gì? 

- Khi cô hát khuyến khích trẻ vỗ tay theo cô hát.

 - L3 cô hát kết hợp múa minh họa. 

- Khuyến khích trẻ hư​ởng ứng theo cô. 

- Cô vừa hát bài gì?  

- Cô thấy các con rất ngoan.Và tiếp theo chư​ơng trình còn giành tặng các con một điệu múa qua nội dung bài hát  “Cá vàng bơi” nữa đấy. 
* VĐTN:  Cá vàng bơi
- Lần 1 cô hát  và múa cho trẻ xem. Giới thiệu tên bài hát.

- Lần 2 cô hát  và múa cho trẻ xem. 

- Cô vừa múa cho các con xem bài gì? 

- Cho trẻ VĐ tập thể 1-2 lần. 

- Các con vừa múa  bài hát gì?  

- Chia lớp thành 2 tổ trẻ đua nhau vận động  

- Các con vừa múa bài gì? 

- Cho 2- 3 cá nhân vận động.   Con vừa múa bài gì?  

- Trong khi trẻ hát cô khuyến khích động viên trẻ. Giáo dục trẻ ngoan ngoãn vâng lời cô giáo.
 3. Kết thúc (1 phút): 
- Nhận xét- khen trẻ

- Ch​ương trình “Giao l​ưu âm nhạc” đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé ở chư​ơng trình lần sau.
	Trẻ đến bên cô

Vâng a

- Con cá vàng ¹!

- Con cá vàng ¹!

- Sèng d​­íi n​­íc ¹!

- Trẻ kể tên tôm, cua, ốc…
- Vâng ¹!

- Vâng ¹!

- Trẻ  nghe  hát

- Tôm cá cua thi tài ¹!
- Tôm cá cua thi tài ¹!
- Trẻ vỗ tay theo cô hát.

- Trẻ h​ưởng ứng theo cô.
- Tôm cá cua thi tài ¹!
-  Cá vàng bơi ¹!

- Trẻ VĐ tập thể 1-2 lần. 

-  Cá vàng bơi ¹!

- 2 tổ trẻ vận động

-  Cá vàng bơi ¹!

- 2- 3 cá nhân vận động

-  Cá vàng bơi ¹!

- Trẻ vỗ tay.

- Trẻ vẫy tay chào ra chơi.



C. hoạt động ngoài trời.

HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
TCDG: Dung dăng dung dẻ. 
TCVĐ: Bóng tròn to

Chơi tự do: Cầu trượt, đu quay, vẽ phấn, xếp hình bằng sỏi
I. Yêu cầu:
+ Kiến thức: Trẻ gọi tên, đặc điểm màu sắc và tác dụng của cây hoa ngũ sắc. Trẻ chơi được trò chơi TCVĐ, và chơi tích cực ở các góc chơi.
+ Kỹ năng: Luyện kỹ năng ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ.
+ Thái độ: Gd trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây, không ngắt hoa bẻ cành. Trẻ biết yêu thư​¬ng mẹ và quý trọng cô giáo 
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô: Cây hoa ngũ sắc .Phấn vẽ, sỏi lá cây. Sân bãi sạch sẽ

+ Đồ dựng của trẻ: Phấn vẽ, sỏi lá cây. Thảm cho trẻ ngồi
III. Tiến hành: 
* Quan sát: Cây sấu.
+ Cô cùng trẻ hát bài: “Đi chơi” và ra ngoài sân.

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có rét không? 

- Gd trẻ khi ra đ​ường phải mặc quần áo ấm khi trời rét nhé.

- Cô cho trẻ quan sát cây hoa ngũ sắc hái trẻ:  Cây gì đây? Cây sấu có gì đây? Thế trên cành có gì? Lá màu gì? Các con nhìn xem lá to hay nhá? Con đây là gì của cây? Thân cây nhẵn hay sần sùi? Cô cho trẻ sờ vào thân cây? Thế cây hoa ngũ sắc còn có gì đây?  Bụng hoa có màu gì? cho trẻ đếm xem có bào nhiêu màu và giải nghĩa tên: Hoa ngũ sắc cho trẻ hiểu.

- Trồng cây hoa ngũ sắc ở sân trường để làm gì? Cô hỏi tập thể, cá nhân trẻ.

- Cô nhận xét, khen trẻ, Giáo dục trẻ ngoan ngoãn luôn chăm sóc bảo vệ cây để cây cho những bông hoa đẹp.
* TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

*  TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Cầu trượt, đu quay, vẽ phấn, xếp hình bằng sỏi: 
- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở. Cô nhận xét buổi chơi

+ Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi rồi đi vs rửa tay.
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

Dạy trẻ nhặt rau muống
TCVĐ: Bong bóng xà phòng

                                           Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
I. Yêu cầu: 


+ Kiến thức:  Nhặt rau muống giúp trẻ phát triển vận động tinh: Rèn các ngón tay, cơ 
bàn tay...Trẻ biết tên và đặc điểm của rau muống.

+ Kỹ năng: Qua hoạt động trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, tác dụng của rau 
muống... đối với sức khỏe con người và trẻ cũng nhận biết được thao tác sơ chế rau 
muống để chế biến món ăn hàng ngày.
+ Thái độ: Giáo dục trẻ khi về nhà có thể giúp bà, giúp mẹ những việc nhỏ khi nấu ăn, từ đó hình thành ở trẻ kỹ năng sống.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:- Lọ n­​íc xà phòng,  rau muống, rổ đựng
+ Đồ dựng của trẻ: - Đồ chơi cho trẻ chơi theo các góc.

III. Tiến hành:

* Dạy trẻ nhặt rau muống
- Cô làm mẫu: Cô thao tác trên rau muống thật: Dùng hai rổ đựng rau. Cô lấy từng cây rau muống, tay trái cầm thân cây, tay phải dùng ngón cái và trỏ ngắt lấy phần ngọn mềm, non... cho vào rổ kia.
- Cô cho trẻ nhật rau cùng cô, khi trẻ nhặt cô hướng dẫn từng trẻ, giúp đỡ trẻ chưa biết nhặt. Sau giờ học, cô giáo dục trẻ biết làm các việc vừa sức giúp đỡ bố mẹ, biết ăn nhiều loại rau khác nhau cho cơ thể khỏe mạnh

* Trẻ chơi: Bong bóng xà phòng
- Cô đư​a lọ nư​ớc xà phòng hỏi trẻ: Đây là  lọ gì? để làm gì?

- Vậy cô và các con cùng chơi nhé.

- Cô cho 1- 2 trẻ lên thổi bóng
- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần, hỏi trẻ tên trò chơi, Cô khen trẻ. 

- Các con vừa chơi trò chơi rất giỏi rồi giờ các con hãy về các góc và chơi theo ý mình.

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích.

- Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở. Cô nhận xét buổi chơi

* Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi cất vào nơi quy định và đi ra VS trẻ hát và đi ra. 
+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ
F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
 Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định 
Tô màu

 Con cá
I. Yêu cầu:

 + Kiến thức:

- Dạy trẻ làm quen cách cầm bút, biết cầm bút bằng ba đầu ngón tay, tay trái giữ giấy,tô màu trên giấy có hình con vật. Trẻ nhận biết và gọi tên biết 1 vài đặc điểm con cỏ 
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng cầm bút và biết di mầu, biết giữ giấy khi di mầu. Rèn nhanh nhẹn, hoạt bát cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết ăn cá để cơ thể có nhiều chất dinh d​­ìng giúp cơ thể khỏe mạnh và nhanh lớn. Giáo dục trẻ không vẽ ra bàn, ra t​­êng, giữ gìn sản phẩm.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô: Tranh mẫu cô tô sẵn. Hộp có để bút mầu đỏ, mầu vàng.

- Bảng dính tranh cô làm mẫu, bút sáp. Giá tr​ưng bày sản phẩm.

+ Đồ dựng của trẻ:

- Bàn ghế, giấy A4, bút sáp đủ cho trẻ

II. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng  thú: ( 2phút)
C Trò chuyện với trẻ về chủ điểm đang thực hiện. Cho trẻ kể tên một số con vật sống dưới nước mà trẻ biết.

- Cả lớp cùng hát bài: cá vàng bơi  

Cô giới thiệu món quà tặng là một bức tranh. Cô mời trẻ về chỗ cùng khám phá món quà.
2.Néi dung: (12 phót)
* Quan sát và đàm thoại về tranh mẫu:
Các con nhìn xem cô có bức tranh vẽ con gì đây? 

Con cỏ đ​ược tô mầu gì?

Các con nhìn xem bức tranh vẽ con cá có mấy phần? là những phần nào?
Cô chỉ vào từng phần cho trẻ gọi tên.
Vậy muốn tômầu con cỏ thật đẹp, các con nhìn cô làm tr​ước nhé.

* Cô làm mẫu 2  lần và nói cách tô: 

  Để tô màu được tranh con cá, cô đặt ngay ngắng bức tranh trước mặt. Cô dùng tay phải để cầm bút mầu, cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay bút có mầu vàng để tô. Tay trái cô giữ giấy cho phắng. Khi tô, cô tô màu nhẹ nhàng, tô theo thứ tự từ đầu cá, đến mình cá và đuôi cá. Cô tô khéo léo, không chờm màu ra ngoài.

- Các con xem cô đang tô con gì đây? 

  Cô đã tô xong ch​ưa nhỉ?

  Cô tô  con cỏ có màu gì?
 Bây giờ các con có muốn tô giống cô không?

  Tay đẹp các con đâu?

Các con đứng lên cùng chơi trò chơi “Cá vàng bơi” cùng cô nhé.

  Cô và trẻ chơi trò chơi 1 -  2 lần.

Cô thấy các con vừa chơi trò chơi rất giỏi giúp cho đôi tay mềm dẻo.

Tay phải các con cầm thìa chúng mình hãy cầm bút mầu cùng tô màu nào.

* Trẻ thực hiện: 

(Cô bật nhỏ nhạc bài hát: Cá vàng bơi , Tôm cá cua thi tài)

- Cô quan sát, h​ướng dẫn giúp trẻ  và sửa sai cho trẻ. 

Con đang làm gì?

Tô mầu con cỏ có màu gì? Con cỏ có cái gì đây?

 Tô con cỏ để làm gì?

( Cô viết tên trẻ vào bài của trẻ)

“Loa loa”2
Đã đến giờ phòng triển lãm tranh mở cửa các con hãy mang những bức tranh vừa tô đ​ược lên

 tr​ưng bày.

- Các con vừa làm gì?

...con thích bài của bạn nào? Vì sao con thích?

Cô nhận xét bài của trẻ.

- Cô thấy các con vừa tô mầu những bức tranh con mèo rất đẹp. Các con nhớ bút màu chúng mình chỉ để học, chúng mình không đ​ược tô lên bàn, lên 
t​ường, những sản phẩm mình làm ra chúng mình phải giữ cẩn thận các con nhớ ch​ưa nào!

3. Kết thúc: (1phút) Cô và trẻ hát bài “ Tụm cỏ cua thi tài” 1 vòng quanh lớp rồi ra ngoài
	- Trò chuyện cùng cô.

- Trẻ hát.
- trẻ lắng nghe

Tranh con cá
Trẻ trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ về chỗ ngồi

- Con mèo ạ

- màu vàng ạ
- Chưa tô ạ

- Trẻ chú ý nhìn cô làm mẫu

- Con cá
- Rồi ¹!

- Trẻ trả lời

- Trẻ đứng lên hứng thú chơi trò chơi cùng cô.

- Trẻ cùng tô mầu.

- Đang tô- Con cỏ
- Trẻ trả lời

- Để tặng phòng triển lãm tranh

- Trẻ mang sản phẩm lên trư​ng bày
- Tô màu con cỏ
- 2 - 3 trẻ nhận xét

- Nhớ rồi ¹!

- Trẻ đi hát cùng cô ra ngoài.


C. Hoạt động  ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát: Cây trúc phật bà
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
TCDG: Tập tầm vông
                                  Chơi tự do: Chơi xếp ao, câu cá,đu quay cầu trượt.
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:  Trẻ quan sát  gọi  ®­​​îc tên và đặc điểm của cây trúc phật bà.TrÎ chơi 
đ​ược TCVĐ, TCDG. Chơi tích cực ở góc chơi.
+ Kỹ năng:  Rèn kỹ quan quan sát và khả năng chú ý của trẻ.
+ Thái độ: Gd trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng
II. Chuẩn bị:

+ Chuẩn bị của cô:  Sân chơi trẻ cho trẻ, cây trúc phật bà
+ Chuẩn bị của trẻ: Bộ đồ chơi câu cá, sỏi, đồ chơi ngoài trời. 
III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ: Quan sát: Cây trúc phật bà
- Cô và trẻ hát bài: “ Đi chơi” dạo quanh sân trường.

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 
- Cụ gd trẻ

 + Quan sát cây trúc phật bà: Cây gì đây các con? Thân cây trúc phật bà như thế nào? Thân có màu gì? Còn đây là gì?( Cô chỉ vào lá) Lá có màu gì? sờ lá con thấy thế nào? Cây trúc có hoa không?
- Sau đó cô khái quát lại đặc điểm cây trúc phật bà và giáo dục trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.

- Các con rất giỏi, cô tặng các con trò chơi 

* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCDG: TCDG: Tập tầm vông
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại 
hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Chơi xếp ao, câu cá,đu quay cầu trượt.
- Cô giới thiệu góc chơi, trẻ chơi cô quan sát, 
h​​ướng dẫn trẻ, hỏi trẻ đang làm gì? chơi gì

+ Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, khen trẻ và cho trẻ đi vệ sinh rửa tay 
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

Trò chơi: Về đúng chuồng

TCDG: Nu na nu nèng
                                                 Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của các con vật sống trong rừng và tìm về đúng chuồng của 
mình. Chơi thành thạo trò chơi nu na nu nống. Chơi tốt ở góc chơi.

+ Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ để phan biệt đặc điểm rõ nét của 2 con vật sống trong rừng.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, có ý thức bảo vệ các con vật quý hiếm, an toàn khi đi xem vườn bách thú, không chêu chọc và không tự động cho các con vật ăn.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:- Tranh lô tô con vật sông trong rừng voi, 
+ Đồ dựng của trẻ:- Mỗi trẻ tranh lô tô: 1 Voi, 1 gÊu,TrÎ ngồi thảm,  Đồ dùng phục vụ cho góc chơi ý thích.
III. Tiến hành: 

*Trò chơi: Về đúng chuồng

- Các con ơi! Cô cháu mình cùng làm thỏ mẹ, thỏ con đi tắm nắng nhé (Cô trẻ chơi  lần) 
- Trời mưa rồi, nhưng bác Gấu và bạn voi còn đang không có chỗ chú mưa vậy thỏ mẹ và thỏ con cùng dẫn bác Gấu và bạn voi về đúng chuồng nhé.
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 tranh lô tô các con vật sống trong rừng.  Các con xem tranh lô tô và nhận chuồng con vật mà các con cầm trên tay, cô cho trẻ vừa đi vừa hát, khi có tín hiệu trời mưa, các co nhanh tay dẫn bác gấu và bạn voi về đúng nhà nhé.

- Cô cho trẻ chơi 4 - 5 lần. Hỏi trẻ đang chơi trò chơi gì? Có ai về nhầm nhà không? 

* TCDG: Nu na nu nèng

- Cô khen và giáo dục trẻ.Và bây giờ để thư giãn cô và các con cùng chơi “nu na nu nống” nào. Cô và trẻ chơi 2- 3 lần. Hỏi trẻ tên trò chơi.

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc:

- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm g×?.Cô hướng dẫn trẻ  làm người bán hàng và người mua hàng.

- Trong khi trẻ chơi cô cùng sắm vai chơi cùng trẻ 
3. Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi.
+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Nhận xét của chuyên môn
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Chủ đề nhánh 4: NHÓM CÔN TRÙNG
( Thời gian thực hiện 1 tuần. Từ ngày: 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)

Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B. Chơi tập có chủ định 

Vận động
                                                  - BTPTC:“Gà gáy”. 

                                                      - VĐCB: Đi trong đường hẹp, bật  tại chỗ

I. Yêu cầu:

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài tập PTC và tên bài VĐCB.Trẻ đi trong đường hẹp không chạm cây và hết đường hẹp bật tại chỗ bằng 2 chân, tiếp đất nhẹ nhàng.

+ Kỹ năng: Rèn luyện vận động cơ bản và phát triển sự khéo léo khi vận động cho trẻ.

+Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quý bạn bè, chăm tập thể dục.

II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô:

- Đường hẹp bằng cây hoa đặt song song cách nhau 30cm, dài 1,2m- 1,5m làm đường đi. Đĩa nhạc bài: Đàn gà trong sân. Sắc xô, …

+ Đồ dùng của trẻ: 

- Quần áo gọn gàng, ghế ngồi đủ cho trẻ.

- 2 đường hẹp của trẻ.

III/ Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	
 Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Cô cho trẻ chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu đoán tên con vật.

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.

2. Nội dung ( 11 phút)
a.  Khởi động: 

- Các chú gà con hãy cùng nối đuôi nhau theo cô, cô cho trẻ đi thường - nhanh – đi thường - chậm – dừng lại ( Theo nhạc bài hát: Đàn gà trong sân) rồi đứng thành vòng tròn rộng để chuẩn bị tập BTPTC.

b. Trọng động:

* Tập bài tập PTC: “Gà gáy”. Cô tập cùng trẻ:

+ ĐT 1: Gà gáy: Giơ 2 tay ngang miệng nói “ò ó o o…”, đồng thời hít vào,thở ra thật đều. 

+ ĐT2: Gà vỗ cánh: Đứng tự nhiên, hai tay vỗ mạnh vào đùi, 

+ ĐT 3: Gà tìm bạn: Đứng tự nhiên, 2 tay chống hông lần lượt nghiêng trái - phải .

+ ĐT 4: Gà mổ thóc: Trẻ ngồi xuống, gõ 2 tay xuống đất, nói “tốc, tốc, tốc” rồi đứng lên. 

* VĐCB: Đi trong đường hẹp - Bật nhảy tại chỗ

+ Các con thấy cơ thể có khỏe không? Tinh thần có vui không? 
Đó cũng chính là lợi ích của việc tập TD đấy các con ạ. Bây giờ cô có một vận động kết hợp các con hãy cùng tham gia với cô nhé!

- Cô làm mẫu 2 lượt

+ L1: Không phân tích

+ L2: Kết hợp lời giải thích: Để thực hiện được vận động kết hợp: “Đi trong đường hẹp, bật tại chỗ” Trước tiên, từ chỗ ngồi cô đi dến vạch xuất phát, cô bước qua vạch, đi thật khéo léo trong đường hẹp, cô đi kết hợp tay nọ chân kia, mắt nhìn thẳng về phía trước để không chạm vào cây ven đường, không dừng lại giữa chừng, chân bước ngay ngắn, đầu không cúi. Khi đến cuối con đường, đứng tự nhiên, hai tay buông xuôi , người hơi khom, khuỵu gối, đồng thời vung cả hai tay để lấy đà và nhún cả hai chân bật thẳng lên, cố gắng bật mạnh hai chân lên cao. Tiếp đất nhẹ nhàng, người không nghiêng ngả. 

- Cô đàm thoại với trẻ

+ Cô vừa làm gì?

+ Bạn nào xung phong lên thực hiện lại vận động đó?

- Cô hỏi tên vận động và cho cả lớp nhắc lại.

- Cô cho trẻ lên thực hiện.( 2 – 3 lượt)( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cô chia 2 tổ, rồi cho hai tổ cùng thi đua xem tổ nào thực hiện vận động tốt hơn, không làm đổ cây và bật cao hơn. 

- Hỏi trẻ lại cách đi và bật khi trẻ thực hiện vận động?

Củng cố lại vận động: Cho 1 trẻ lên thực hiện lại vận động, hỏi trẻ tên vận động, cho cả lớp nhắc lại.
 GD trẻ yêu thích, chăm chỉ tập TD.

c. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng với bài hát 

“ Đàn gà trong sân” 2- 3 vòng rồi ra ngoài.

3. Kết thúc ( 1 phút)

- Cô khen trẻ và cùng trẻ thu dọn đồ dùng.
	Trẻ chơi tc

Trẻ KĐ cùng cô

Trẻ tập

Có ạ

Vâng ạ

Trẻ quan sát 

Trẻ quan sát và  lắng nghe

Trẻ đàm thoại cùng cô

Trẻ xung phong

Trẻ nhắc lại

Trẻ thực hiện

Trẻ thi đua

Trẻ trả lời.

Trẻ lắng nghe

Trẻ đi nhẹ ngàng và ra ngoài

Trẻ thu dọn đồ dùng


C.Hoạt động ngoài trời
                                           HĐCMĐ : Quan sát: Cây trầu bà
                                           TCVĐ: Phi ngựa; TCDG: Kéo của lừa sẻ

                    Chơi tự do: Lá cây, sỏi và đồ chơi ngoài trời

I. Yêu cầu:

- Kiến thức: Trẻ quan sát, gọi tên và biết đặc điểm của cây trầu bà. Biết chỉ vào thân cây, lá cây khi cô yêu cầu. 

- Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng chơi cho trẻ

- Thái độ:  Gd cho trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây cối.

II. Chuẩn bị: 

+ Chuẩn bị của cô:

- Chậu cây trầu bà 

- Sân rộng, sạch thoáng.

+  Chuẩn bị của trẻ:

- Đồ dùng đồ chơi của trẻ đủ để chơi theo ý thích

III. Tiến hành:
HĐCMĐ: Quan sát Cây trầu bà
- Cô cùng trẻ nắm tay nhau và hát bài “Đi chơi’ dạo 1 -2 vòng và dừng lại

- Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? Có nắng không?

- Sau đó cô cho trẻ đứng quanh chậu cây trầu bà. Cô hướng cho trẻ chú ý và quan sát cây. Cô hỏi:

- Các con có biết đây là cây gì không?

- Cô chỉ vào các bộ phận của cây và hỏi:

Đây là gì? (Cái lá)

Màu gì? (Màu xanh)

Lá có to không?

- Cô chỉ vào thân cây và giới thiệu: đây là thân cây trầu bà, thân cây dạng dây leo, nhỏ, dài quấn quanh cọc gỗ.

- Cho trẻ chỉ vào lá , thân cây theo yêu cầu. Sau đó cô cho trẻ sờ vào lá để cảm nhận được lá trầu bà thì nhẵn, thân cây sần sùi.

- Cây trầu bà trồng để làm gì? Nhà các con có trồng cây trầu bà không?

- Làm thế nào để cây tươi tốt nhỉ? 

 => Cô cho trẻ trả lời và khái quát lại đặc điểm của cây trầu bà cho trẻ ghi nhớ. 

Giáo dục trẻ cách trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây.

- Cô nhận xét, khen trẻ

+ TCVĐ: Phi ngựa

- Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần

Cô hỏi trẻ con đàg chơi trò chơi gì? ( hỏi 2-3 trẻ)

- Cô nhận xét, khen trẻ

+ TCDG: Kéo cưa lừa xẻ

- Cô cùng trẻ chơi 2-3 lần

Cô hỏi trẻ con đàg chơi trò chơi gì? ( hỏi 2-3 trẻ)

- Cô nhận xét, khen trẻ

* Chơi tự do Lá cây, sỏi và đồ chơi ngoài trời

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ chơi ở các góc mà trẻ thích

- Đàm thoại về các góc chơi, cùng chơi với trẻ.

- Trong quá trình chơi, cô đổi góc cho trẻ chơi.                   
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                                      TCVĐ: Con bọ dừa
                                      Trò chơi: Trời nắng trời mưa

                                      Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
I. Yêu cầu: 

+ Kiến Thức:

-  TrÎ biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.Biết tham gia vào các trò chơi cùng bạn
+ Kỹ năng:

-  Luyện các giác quan cho trẻ. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo....

+ Thái độ:

- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết chơi vui đoàn kết.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô: Thảm và đồ chơi các góc
+ Đồ dựng của trẻ: §ồ chơi các góc.

III. Tiến hành:
* TCVĐ: Con bọ dừa

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ: Cô sẽ là bọ dừa mẹ, cả lớp là những con bọ dừa con. Cô và cả lớp bò trên thảm và đọc bài thơ về bọ dừa rồi làm theo như trong bài thơ. Đến câu: "Gió thổi ngã chỏng quèo- Nó kêu ối, ối ối" thì tất cả nằm ngửa ra, giơ chân tay lên và đung đưa.
- Cô cho trẻ chơi 3-5 lần. Sau mỗi lần chơi cô hỏi tên trò hơi và nhận xét, khen trẻ.
+ Trò chơi: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Chơi đồ chơi ở các góc
- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở.

- Cô nhận xét buổi chơi
+ Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh rửa tay
 + Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………… 
Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
.Chơi tập có chủ định 
                              NHẬN BIẾT
                      Con kiến– Con chuồn chuồn
I. Yêu cầu 

- Kiến thức: Trẻ biết được tên gọi, nơi sống và một số đặc điểm của con kiến– con chuồn chuồn
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận biết, phân biệt được con kiến– con chuồn chuồn
theo đặc điểm hình dáng. Kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ những con côn trùng có ích.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng cho cô: 
- Hình ảnh con kiến– Con chuồn chuồn. …. Tivi, nhạc bài “Con chuồn chuồn”, “Con cào cào”.  Rổ nhựa, tranh lô tô con kiến– con chuồn chuồn cho cô.
+ Đồ dùng cho trẻ: 

- Rổ nhựa, tranh lô tô con kiến– Con chuồn chuồn đủ cho trẻ

III.  Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	Hoạt động1. Gây hứng thú ( 3 phút)

- Các con ơi chúng mình cùng hát thật hay bài hát : Chú kiến con nhé!

- Bài hát nhắc đến con vật gì?

- Cô cho trẻ xem lọ đường quên không đậy nắp và có kiến bò vào. Cô hỏi trẻ:' Con nhìn thấy trong lọ đường có gì? Con vật đó to hay nhỏ? Sau đó cô giới thiệu vào bài học.
Hoạt động 2. Nội dung ( 11 phút)
a. NB Con kiến– Con chuồn chuồn
* Quan sát con kiến
- Cô mở tivi về video con kiến cho trẻ quan sát. Cô hỏi trẻ:
- Các con vừa xem video về con gì?
- Cả lớp cùng nói với cô nhé: Con kiến (2 lần).

- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân nói với cô.

- Trong video, con kiến to hay nhỏ? Các con có thấy nhiều con kiến không?
- Cô giới thiệu: Con kiến nhỏ xíu, có ba phần: Đầu, ngực và phần bụng.( Mời trẻ lên chỉ và gọi tên các bộ phận của con kiến). 

- Cả lớp cùng nói theo : Đầu kiến, ngực và phần bụng kiến

- Cô giới thiệu: Phần đầu có mắt, miệng và hai cái râu dài. Phần ngực có 6 cái chân nhỏ để đi và phần bụng to hơn giúp kiến mang thức ăn về tổ.

- Cô hỏi trẻ từng phần và cho trẻ nói theo ( theo tổ, nhóm, cá nhân ).

- Cô giới thiệu: Con kiến sống trong tổ dưới đất, thân cây, bờ tường…

- Cô hỏi: Con kiến thích ăn gì nhất?

- Con kiến thích ăn đồ ngọt như đường, trái cây, thức ăn. Kiến sẽ đi theo đàn để tìm thức ăn và tha mồi về tổ thành hàng dài đấy các con ạ.
=> Cô khái quát: Các con ạ! Con kiến là con vật bé xíu, thuộc nhóm côn trùng, con kiến sống theo đàn và thường không làm hại đến con người. Tuy nhiên chúng ta cũng cần tránh không động vào chúng kẻo bị kiến đốt sẽ rất đau đấy.
* Quan sát: Con chuồn chuồn.

- Bên cạnh con kiến, còn có một con vật cũng rất đáng yêu thuộc nhóm côn trùngnữa đấy. Nào chúng mình cùng cất tiếng hát về những chú chuồn chuồn ngộ nghĩnh nhé ( Cô và trẻ nhún hát bài “ Con chuồn chuồn”).

- Lớp mình vừa hát rất hay bài hát về con gì?

- Con gì vừa biến mất? con gì vừa xuất hiện đây? ( Cô cho trẻ nói 2-3 lần)

- Mời một bạn lên chỉ cho cả lớp xem con chuồn chuồn có mấy phần?

- Cô giơí thiệu cho trẻ quan sát: con chuồn chuồn có ba phần: phần đầu, mình và đuôi chuồn chuồn. Cho trẻ nói (theo tổ, nhóm, cá nhân ). 
- Cô giới thiệu : Phần đầu có: Mắt, và miệng. ( Cô chỉ cho trẻ QS).

- Phần mình có bộ phận gì? Có 4 cánh và 6 cái chân.
 ( Gọi tổ, nhóm, cá nhân). 

- Phần đuôi dài và mềm, phân đốt và có thể uốn cong đấy: Cô gọi trẻ lên chỉ và nói ( Cả lớp nói theo bạn).  

- Cô hỏi: Con chuồn chuồn sống ở đâu? và ăn gì?

- Con chuồn chuồn có thể bay lượn rất nhanh, sống theo đàn và sống ở nơi có ao hồ, bãi cỏ, ruộng lúa…

- Con chuồn chuồn ăn một số loài côn trùng nhỏ như: ruooig, muỗi,…

=> Cô khái quát: Các con ạ! Con chuồn chuồn là một loài côn trùng, bay lượn rất nhanh, và không gây hại cho con người lại có thể diệt trừ ruồi muỗi vì thế chúng mình phải bảo vệ chúng nhé!

* Trò chơi củng cố: Chọn theo hiệu lệnh
- Lần 1: Cô phát rổ có lô tô con kiến và con chuồn chuồn

- Luật chơi: Khi cô nói tên con gì thì giơ con đó lên. Ai chọn sai sẽ phải chọn lại.

- Cô cho trẻ chơi hai lần ( Cô sửa sai và khen trẻ). Cô cho trẻ gọi tên con vật đó. 

- Lần 2: Cô nói đặc điểm con vật gì thì chọn con đó và giơ lên. Gọi tên con vật đó. Ai chọn sai sẽ phải chọn lại.

- Cô tuyên dương trẻ.

=> GD: Các con ơi! Các con vật quanh ta thật đáng yêu và ngộ nghĩnh phải không nào. Chúng mình hãy cùng bảo vệ chúng nhé.

Hoạt động 3. Kết thúc ( 1 phút)

- Cả lớp hát bài “ Chú kiến con” và đi ra ngoài.
	Trẻ hát

Trẻ trả lời

Trẻ quan sát và trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ nói

Trẻ trả lời

Trẻ nói

Trẻ nghe
Trẻ phát âm

Trẻ lắng nghe 
Trẻ phát âm

Trẻ phát âm

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe và ghi nhớ
Trẻ hát và vận động

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ xung phong

Trẻ phát âm

Trẻ quan sát và lắng nghe
Trẻ chỉ
Trẻ trả lời

Trẻ nói.

Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi trò chơi

Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ ghi nhớ

Trẻ hát và đi ra ngoài


C. Hoạt động ngoài trời

                      HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy

                          TCVĐ: Bắt bướm

                          TCDG: Chi chi chành chành

    Chơi tự do: Chơi với giấy, đồ chơi ngoài trời

 I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức : 

- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm nổi bật của cây hoa giấy, biết lợi ích của cây. 

+ Kỹ năng: 

- Trẻ quan sát tốt, chơi trò chơi theo đúng theo yêu.

+ Thái độ : 

-  Trẻ Qs vui vẻ, chơi vui đoàn kết.

II. Chuẩn bị:

+ Chuẩn bị của cô:

- Cây hoa giấy,  giấy vụn, đồ chơi ngoài trời

+ Chuẩn bị của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đồ chơi đủ cho trẻ.

III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ: Quan sát cây hoa giấy.

+ Cô dẫn trẻ đến địa điểm quan sát cây hoa giấy. Cô giới thiệu tên gọi, đặc điểm và ích lợi của cây cây hoa giấy. Sau đó cô hỏi trẻ:

+ Đây là cây gì?

+ Đây là gì? ( thân , cành, lá , hoa) 

+ Hoa giấy có màu gì?( cô giới thiệu thêm nhiều hoa giấy có màu khác nhau)

+ Trồng cây để làm gì? (Để làm đẹp. Có không khí trong lành........)          

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc cây hoa hồng

*TCVĐ: Bắt bướm

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* TCDG: Chi chi chành chành
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Chơi với giấy, đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các góc chơi sau đó cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Quá trình chơi cô cùng chơi với trẻ đặt câu hỏi gợi mở.

- Cô nhận xét buổi chơi
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                                         TCVĐ: Bóng tròn to

                                         Hoạt động tạo hình: Tô màu con vật
                                         Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc

I. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức: Trẻ biết cầm bút và tô màu con vật, biết gọi tên sản phẩm Và màu sắc của sản phẩm.

+ Kỹ năng: Nhằm phát triển ngôn ngữ, rèn luyện sự khéo léo cho trẻ .

+ Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi, yêu quý con vật
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Tranh mẫu cho cụ, Sáp màu, rổ đựng. Bàn kê chữ u,

+ Đồ dùng của trẻ: Sách mỗi trẻ một quyển, Sáp màu, rổ đựng, 
III. Tiến hành:

*TCVĐ: Bóng tròn to 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Hoạt động tạo hình: Tô màu con vật
- Cô cho trẻ múa hát: Gà trống, mèo con và cún con
- Cô giới thiệu sách tô màu và đàm thoại cùng trẻ.

- Cô tô mẫu: tay cầm thìa cô cầm bút sáp, cầm bằng ba đầu ngón tay tay giữ bát cô giữ vào mép quyển sách cô bắt đầu tô màu cho những con vật, con mèo màu đỏ, con gà màu xanh đấy, khi tô xong cô mang tranh lên  tặng bạn

- Trẻ thực hiện: Cô phát sách để trẻ tô màu, cô đến từng trẻ và hướng dẫn trẻ, đặt câu hỏi để hỏi trẻ

- Nhận xét sản phẩm: Cô cùng trẻ nhận xét sản phẩm và tuyên dương trẻ.
* Vệ sinh - Trả trẻ
- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2025
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
.Chơi tập có chủ định 
 Thơ
Ong và bướm
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài thơ, thuộc thơ, đọc được từ đầu đến cuối bài thơ cùng cô, trả lời được câu hỏi của cô qua bài thơ: Ong và bướm.
+ Kỹ năng:

- Qua bài thơ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ
+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quÝ con vật, biết vâng lời cha mẹ.  

II. Chuẩn bị: 

+ Đồ dựng của cô:

- Tranh bài thơ, tivi, bài hát: Chị ong nâu và em bé, ong và bướm.
+ Đồ dựng của trẻ:

- Trẻ ngồi ghế hình chữ U

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 2phút):

- Xóm xÝt xóm xÝt.

- Cô và trẻ hát bài: Ong và bướm. rồi đàm thoại về nội dung bài hát.
- Cô giới thiệu bài thơ: Ong và bướm.
2. Néi dung( 12 phót)

- Để đến với nội dung bài thơ các con cùng chú ý nghe cô đọc nhé!

* Cô đọc thơ:
- Cô đọc lần 1 . Giới thiệu tên bài?
- Cô đọc lần 2: Kết hợp hình ảnh trên tivi
*Đàm thoại:

- Cô vừa đọc bài thơ gì?  

- Trong bài thơ, bạn bướm trắng đi chơi ở đâu? 

- Bạn bướm đã gặp bạn nào? 
- Bạn bướm đã rủ bạn ong đi đâu?
- Bạn ong trả lời thế nào?

- Vì sao bạn ong không đi chơi?

- Vậy bạn ong có nghe lời mẹ dặn không? Có ngoan không? 

- Giáo dục trẻ biết trẻ biết yêu quÝ con vật, biết vâng lời cha mẹ!

- Cả lớp đứng lên VĐTN bài “Ong và bướm” 1 -2 lần.

* Trẻ đọc thơ:

- Cho cả lớp đọc theo cô 1-2l. 

- Các con vừa đọc bài thơ gì?

- Cô chia lớp thành 2 tổ để trẻ thi đua nhau đọc thơ. Cô chú ý sửa sai cho trẻ. 

- Các con vừa đọc bài thơ gì?


- Cô cho 2 nhóm trẻ đọc thơ mỗi nhóm 2- 3 trẻ.

- Cho 2 cá nhân trẻ đọc thơ.  

- Con vừa đọc bài thơ gì?

- Cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần 
3. Kết thúc(1 phút): Cô và trẻ hát bài “ Chị ong nâu và em bé” 1 vòng trong lớp rồi ra ngoài
	- Trẻ bên cô.

- Trẻ hát, đàm thoại
- Trẻ lắng nghe
- Vâng ¹!

- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ.

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô
- Cả lớp đứng lên VĐTN 
- Trẻ đọc thơ.

- Trẻ đọc theo cô 1-2l.

- Bài thơ con cá vàng ¹!

- 2 tổ để trẻ thi đua nhau đọc thơ.

- Trẻ trả lời
- Trẻ đọc thơ.

- 2 cá nhân trẻ đọc thơ

- Trẻ đọc lại 1 lần.

- Trẻ hát rồi ra ngoài.


C. Hoạt động ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa cúc
TCDG: Dung dăng dung dẻ
TCV§: Bong bóng xà phòng. 
Chơi tự do: Đu quay, cầu tr​­ît, chơi với lá, sỏi, 
I. Yêu cầu: 


+ Kiến thức:

- Trẻ nói được tên, đặc điểm cây hoa cúc .Trẻ chơi được cùng c«TCDG: Dung dăng dung dẻ. TCVĐ: Bong bóng xà phòng.  Chơi tích cực ở góc chơi
+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ.

+ Thái độ:

 - Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh

II. Chuẩn bị:
+ Đồ dựng của cô:

- Sân chơi sạch sẽ, cây hoa cúc,...
+ Đồ dựng của trẻ:

- Đồ dùng phục vụ cho góc chơi ý thích

III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa cúc
- Cô cho trẻ dạo quanh sân tr​ường quan sát thời tiết hôm nay như thế nào?

+ Trời rét khi ra ngoài các con nhớ phải mặc quần áo ấm và đi giầy tất nhé.

-  Sau đó cô cùng quan sát cây hoa cúc: Cây gì đây?  Thân cây như thế nào các con? Và còn có đặc điểm gì nữa các con?
- Còn đây là gì các con( Cô chỉ vào lá)

- Lá có màu gì? Lá to hay nhỏ?

- Cây hoa cúc  còn có gì nữa các con?( Cô chỉ vào hoa)

- Hoa cúc có màu gì? nhiều hoa không? Hoa có đẹp không?
- Thế ngoài cây hoa cúc thì ở sân trường còn  có cây gì nữa các con?

- Cô hỏi tập thể, cá nhân.

- Muốn cho cây luôn xanh tốt, ra nhiều hoa đẹp cho chúng mình chơi thì các con phải làm gì?

- GD trẻ biết chăm sóc cây, không hái hoa, hái lá, bẻ cành cây nhé.

- Các con rất giỏi cô sẽ tặng cho các con trò chơi “ Dung dăng dung dẻ ” nhé. 
* TCDG: dung dăng dung dẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ đọc trước bài đồng dao: Dung dăng dung dẻ sau đó cô cho trẻ chơi TC 2- 3 lần. 
- Cô hỏi trẻ tên trò chơi và nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, đoàn kết
* TCV§: Bong bóng xà phòng. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Đu quay, cầu tr​­ît, chơi với lá, sỏi, 
- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ:con

đang làm gì? để làm gì?

3.Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh. D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

                                                 Trò chơi: Gà hái hoa

TCVĐ: Thổi bong bóng

                                                 Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc 
I. Yêu cầu:

+ Kiến Thức:

- Trẻ nhớ tên vận động,trẻ hiểu cách chơi,nhận biết phân biệt được màu đỏ màu vàng

+ Kỹ năng:

- Trẻ biết đi trong đường hẹp không giẫm lên vạch hai bên ko dừng lại giữa chừng , bước chân ngay ngắn đầu ko cúi và biết làm theo hiệu lệnh của cô.
+ Thái độ:

- Trẻ thích tập cùng cô và bạn và hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng:

- Trang phục đóng vai gà mái. Con đường hẹp dài 3m rộng 25cm.thảm cỏ vườn hoa, ngôi nhà lẵng hoa…

III. Tiến hành:

* Trò chơi: Gà hái hoa
- Cô cho trẻ nối theo nhau thành đàn gà đi thành vòng tròn và cô cho trẻ đi hái những bông hoa mang về tặng sinh nhật của gà út . Cô phổ biến luật chơi và cách chơi sau đó cho trẻ đi hái hoa mang về bày vào bàn tiệc 

- trong khi trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ.

- Cô nói trời đã tối rồi các chú gà đã hái được nhiều hoa rồi giờ mẹ con ta mang hoa về để tổ chức sinh nhật nhé!

* TCV§: Thổi bong bóng. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô lại hỏi tên trò chơi.

-  Cô nhận xét khen trẻ.

* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
- Cho trẻ về các góc chơi mà trẻ thích. Trong khi trẻ chơi cô cùng chơi với trẻ.

* Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Thứ năm ngày 01 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định 
Âm nhạc.
                       Dạy hát : Con chuồn chuồn
          V§TN: Con cào cào
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, biết tên bài hát, tên tác giả và hát theo cô được bài hát: Con chuồn chuồn, VĐTN được bài hát: Con cào cào theo hướng dẫn.
+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng nghe, khả năng cảm thụ âm nhạc và năng khiếu âm nhạc cho trẻ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ thích hát múa, mạnh dạn, tự tin, biết yêu quÝ chăm sóc và bảo vệ các con vật.

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô:

 - Sắc xô, phách tre , Mô hình nhà bạn búp bê. 
- Nhạc bài hát: Con chuồn chuồn, Con cào cào ...
+ Đồ dựng của trẻ: 

-Trẻ ngồi ghế hình chữ U

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 2 phút) 

- Cô và trẻ xem video về con vật và trò chuyện về một số loại côn trùng.
- Cô khái quát về đặc điểm côn trùng và giưới thiệu vào bài.

2. Néi dung( 12 phót)

* Dạy hát: Con chuồn chuồn
- Cô giới thiệu tên bài hát và  cô hát trước rồi lát nữa các con cùng hát nhé.

- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Con chuồn chuồn” 1lần .

- Cô hỏi trẻ tên bài hát?

- Cô hát lần hai cho trẻ nghe cùng nhạc 

 Cô và trẻ hát 2-3 lần và hỏi trẻ tên bài hát

- Cô thấy cả lớp rất muốn thể hiện bài hát đấy cô mời cả lớp thể hiện bài hát nào. Cô cho cả lớp hát 1- 2 lần. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Cô mời tổ lần luọt lên hát.

- Tiếp theo cô mời nhóm... lên thể hiện bài hát xem chú gà đã gáy như thế nào nhé. Hỏi trẻ tên bài hát

- Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ và cô hỏi trẻ con vừa hát bài hát gì?

- Cô mời cá nhân trẻ lên hát.

Cô cho cả lớp hát lại bài hát1 lần. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Hôm nay cô thấy bé nào cũng hát rất hay và múa cũng đẹp, cô khen các con

- Giáo dục trẻ yêu thích ca hát và các con vật.

* Vận động theo nhạc: Con cào cào
- Cô hát cho trẻ nghe bài “Con cào cào” một lần, Giới thiệu tên bài hát.

- Cô hát lần 2: Cô hát và minh hoạ bài hát. Cô hỏi trẻ cô vừa hát bài hát gì?

- Để bài hát hay hơn cô mời cả lớp đứng lên minh hoạ cùng cô nào. Cô hỏi trẻ tên bài hát.

- Bây giờ khi cô giơ tay về phía đội nào thì đội đó đứng lên thể hiên bài hát nhé. Cô cho trẻ hát theo tổ. Các con vừa hát và minh hoạ bài gì?

- Cô mời một bạn lên biểu diễn 

- Cô cho 1- 2 cá nhân thể hiện. Hỏi trẻ tên bài hát 

- Và ngay sau đây là phần thể hiện của nhóm vịt Trắng. Cô cho 1- 2 nhóm lên thể hiện. Các con vừa thể hiện bài gì?
3. Kết thúc( 1 phút) 

Cô cùng trẻ  hát bài “Con chuồn chuồn” 1 vòng trong lớp và ra ngoài
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe
- Lớp hát
· Tổ hát
- Nhóm hát
- Trẻ trả lời
- - Lớp hát
- Trẻ nghe
- Trẻ nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ hát và minh hoạ theo tổ

- Trẻ trả lời
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- 1- 2 cá nhân trẻ thể hiện

- 1- 2 nhóm lên thể hiện

- Trẻ trả lời
- Trẻ hát bài “Con chuồn chuồn” 1 vòng trong lớp và ra ngoài.


C. Hoạt động ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát: con cá
TCDG: Dung dăng dung dẻ,
TCVĐ:  Bóng tròn to
Chơi theo ý thích: Đu quay, cầu tr​­ît, xâu vòng,, xếp hình bằng sỏi
I. Yêu cầu: 


+ Kiến thức:

- Trẻ biết được tên gọi một số loại cá, một số đặc điểm nổi bật, môi trường sống của chúng.. Chơi tích cực ở góc chơi
+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ nên ăn nhiều thức ăn chế biến từ cá.
II. Chuẩn bị:
+ Đồ dựng của cô:

- Sân chơi sạch sẽ. Một cá thật thả trong chậu nước để dưới sân trường. Các góc chơi.
+ Đồ dựng của trẻ:

- Đồ dùng phục vụ cho góc chơi ý thích

III. Tiến hành: 
* HĐCCĐ: QS con cá

- Cô giới thiệu nội dung buổi quan sát, cho trẻ xuống sân quan sát chậu cá. Cô hỏi trẻ:

+ Đây là con gì? Có màu gì? 

+ Nó đang làm gì? Đầu nó có gì? Mình nó có gì? Đuôi cá như thế nào?

+ Đặc điểm nổi bật của con cá?( Hỏi nhiều trẻ, sửa sai cho trẻ khi nói).

+ Nó sống ở đâu? Nhà các con có nuôi con cá không?

+ Chúng mình đã được ăn cá chưa? Có ngon không?

- Cô giáo dục trẻ biết được ích lợi của cá đối với sức khỏe con người.

*Vui chơi tập thể:
+ TCDG: dung dăng dung dẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ đọc trước bài đồng dao: Dung dăng dung dẻ sau đó cô cho trẻ chơi TC 2- 3 lần. 
- Cô hỏi trẻ tên trò chơi và nhắc trẻ chơi nhẹ nhàng, đoàn kết
+ TCVĐ: Bóng tròn to
- Cô giới thiệu tên trò chơi và sau đó cô cho trẻ chơi TC 2- 3 lần. 
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Chơi theo ý thích: Đu quay, cầu tr​­ît, chọn nhặt lá có màu vàng
- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Trong khi trẻ chơi cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

+ Kết thúc:

- Cô giáo dục trẻ : Để phòng chống dịch bệnh các con phải rửa sạch tay dưới vòi nước sạch khi chơi xong và khi tay bẩn nhé. Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra ngoài vệ sinh rửa tay.

D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều

Dạy trẻ xâu vòng bằng các con giống.

TC: Mèo và chim sẻ
                                                Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
I. Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ biết tên các con vật nuôi trong gia đình và biết xâu các con giống lại thành vòng.

+ Kỹ năng:

- Rèn đôi tay khéo léo cho trÎ.giúp trẻ nhanh nhẹn linh hoạt.

+ Thái độ:
- Gd trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình. Biết chơi đoàn kết
II. Chuẩn bị:

- Rổ đựng, dây xâu, con vật bằng đồ chơi  có 2 màu (xanh, vàng,) 

III. Tiến hành:

*Dạy trẻ xâu vòng bằng các con giống.
- Trẻ xúm xít quanh cô

Cô cho trẻ  quan sát cái vòng xâu bằng các con giống sau đó cô hỏi trẻ các con có thích sâu cái vòng đẹp bằng con giống không?

- Cô cho trẻ thực hiện: cô quan sát trẻ xâu, hỏi trẻ: con xâu cái gì? con vật này có màu gì? con vật này là con gì nữa? con xâu để làm gì? xâu ntn? Cô chú ý gióp một số cháu xâu chậm và giúp trẻ buộc lại thành vòng. 

- Cho trẻ mang sản phẩm lên bầy

- Cô  gọi 4-5 trẻ nhận xét sản phẩm trẻ thích, hỏi trẻ vì sao con thích? Cô nhận xét chung + khen trẻ và cho trẻ ra chơi.
*Trò Chơi Mèo và chim sẻ.
- Cô cùng trẻ chơi 4-5 lần hỏi trẻ tên trò chơi.

- Cô nhận xét chung, khen trẻ.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc
- Cô cho trẻ đi thăm và giới thiệu về các góc chơi.

- Trẻ về các góc chơi và chơi theo ý mình.

- Khi trẻ chơi cô quan sát và đặt ra những câu hỏi gợi mở.

- Cô chú ý đổi góc chơi để tránh sự nhàm chán của trẻ.

- Cô đi đến từng góc chơi nhận xét và kết thúc từng góc chơi.

- Cô nhận xét chung, khen trẻ.

+ Kết thúc: 
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi cất vào nơi quy định. 

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….
· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………….…….
· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..
 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
 Thứ sáu ngày 02 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG


- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.


- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 


- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?


- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

        - Thể dục sáng: (Theo tuần)
B.Chơi tập có chủ định 
Hoạt động 
 Xâu vòng con vật
I. Mục đích - Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cách xâu hoa có con vật và buộc lại thành vòng, nhận biết, nói ®ư​îc tên sản phẩm của mình.

+ Kỹ năng:

- Luyện kỹ năng xâu vòng, phát triển sự khéo léo của các ngón tay, rèn luyện tính kiên trì cho trẻ. Luyện kỹ năng phân biệt đúng màu sắc cơ bản cho trẻ.

+ Thái độ:

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm, yêu thương các con vật nuôi.
II. Chuẩn bị:

+ Chuẩn bị của cô:

- Video về con vật. Mét giá đựng 1 chiếc vòng mẫu, các con vật và dây xâu.

+ Chuẩn bị của trẻ:

- Rổ con vật và dây xâu cho trẻ. Xốp ngồi cho cô và trẻ.

III. Tiến hành:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (2 phút)

- Cô cùng trẻ xem video về con vật và đàm thoại về tên và đặc điểm các con vật :

- Các con ơi, đây là con gì ? có đặc điểm gì ? sống ở đâu ?

…

- Cô giáo dục trẻ yêu quý các con vật.

2.Néi dung: (12 phót)

- Cho trẻ ngồi xuống xung quang cô. Cô đư​a chiếc vòng ra hỏi trẻ cô có gì đây? 

+ Chiếc vòng đ​ược xâu bằng gì?

+ Đây là con gì? con vật này có màu gì? 

+ Còn đây là con gỡ?.....

-  Cô xâu mẫu: 

+ Cô cho một trẻ lên xâu tr​ước, hỏi trẻ đã xâu đ​ược gì? 

+ Vòng có màu gì?

- Cô xâu mẫu: Vừa xâu vừa nói cách xâu: Tay trái là tay cầm bát cô cầm là con vật, tay phải là tay cầm thìa cô cầm dây, cô chọn con vật có màu đỏ cô xâu lần l​­ît đến gần hết dây buộc lại thành vòng. Hỏi trẻ cô đang làm gì? 

+ Xâu con vật gì? màu gì?.......

+ Cho trẻ vận động cho đôi tay mềm dẻo 1-2lần.

- Trẻ thực hiện: 

- Cô quan sát trẻ xâu, h​­íng dẫn trẻ xâu lần l​­ît hết màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Đặt câu hỏi trẻ trả lời: Con đang làm gì? Xâu vòng bằng gì? Con đang xâu con vật  gì? … Trẻ xâu xong cô h­​íng dẫn trẻ cách buộc lại thành vòng.

Cô cung c©p thêm con vật cho những trẻ xâu nhanh.

- Tr​ưng bày sản phẩm: Cô cho trẻ cầm vòng của mình giơ lên, cho trẻ nhận xét xem bạn nào xâu đẹp nhất? (3-4 trẻ nhận xét). Cô nhận xét - khen trẻ. 

- Cô giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm và các con vật nuôi.
3. Kết thóc(1phót) Cô và trẻ hát bài “Con chuồn chuồn” và đi ra ngoài.
	- Trẻ đi cùng cô

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô

- Vòng ¹!

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát cô xâu mẫu

- Xâu vòng

- Trẻ trả lời

- Trẻ vận động cho đôi tay mềm dẻo 1-2lần

- Trẻ thực hiện và trả lời câu hỏi của cô
- Trẻ mang sản phẩm lên và nhận xét về sản phẩm của mình và các bạn

- Trẻ hát và đi ra ngoài.


C. Hoạt động ngoài trời

HĐCMĐ: Quan sát: Cây mít
TCVĐ: Bắt bướm

TCDG: Nu na nu nống 
Chơi theo tự do: Cầu tr​­ît, đu quay, xếp  ao  cá, câu cá, ...
I. Yêu cầu: 

+ Kiến thức:

- Trẻ nói được đặc điểm của hiện tư​​ợng thời tiết. Nói được tên, đặc điểm và tác dụng của cây mớt.Chơi được trò chơi  TCVĐ, TCDG thành thạo cùng cô và các bạn và chơi tốt  ở các góc chơi.
+ Kỹ năng:

- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và khả năng ghi nhớ.

+ Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ con vật, biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

II. Chuẩn bị:

+ Đồ dựng của cô: Sân chơi sạch sẽ, cây mít
+ Đồ dựng của trẻ: Ao cá, cần câu cá, cá, tôm cua bằng đồ chơi 

III. Tiến hành: 
* HĐCMĐ Quan sát: Cây mít
- Cô và trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt nẩy mầm”

+ Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? Nắng hay m​​ưa ? Giáo dục trẻ biết mặc quần áo ấm khi ra ngoài và tới lớp nhé.

- Cô cho trẻ quan sát: Cây mít
+  Cô hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, đặc trưng của Cây mít
 - Đây là cây gì?

- Thế còn đây là gì của cây nào? ?( Cô chỉ vào lá) Lá có màu gì? Thế cây mít còn có gì ®©y?(C« chỉ vào cành) ( Cô hỏi tập thể, cá nhân), Trồng Cây mít để làm gì? Thế muốn cho Cây mít xanh tươi, mau lớn thì các con phải làm gì?

- Đúng rồi để cây xanh tươi, mau lớn thì các con phải biết chăm sóc cây cho cây luôn tươi tốt và không được bứt lá bẻ cành các con nhớ chưa nào.


- Các con rất giỏi, cô tặng cho các con trò chơi 
+ TCV§: Bắt bướm
- Cô cùng trẻ chơi 4-5 lần hỏi trẻ tên trò chơi.

- Cô nhận xét chung, khen trẻ.
* TCDG: Nu na nu nống 

- Cô cùng trẻ chơi 4-5 lần hỏi trẻ tên trò chơi.

- Cô nhận xét chung, khen trẻ.
*Chơi theo ý thích: Xếp  ao  cá, chơi đu quay, cầu trượt, câu cá
- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

+ Kết thúc: Cô nhận xét, khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi ra rửa tay. 
D. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC.

 - (Theo tuần)
E.  Chơi tập buổi chiều
Hát các bài trong chủ điểm
TCDG: Tập tầm vông

                                                 Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc 
I. Yêu cầu:
 - Kiến thức: Trẻ thuộc các bài hát đã học, hát đúng nhịp, đúng giai điệu bài 

hát.

- Kỹ năng: Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.

- Thái độ: Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định

II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô: - Tivi có các bài hát trẻ đã hoc.

+ Đồ dùng của trẻ: - Đồ chơi các góc theo chủ đề.
III. Tiến hành:

* Sinh hoạt văn nghệ: Cho trẻ hát các bài hát đã học

- Cô hỏi trẻ: Tuần này các con học những con vật gì? Có những bài hát gì?

- Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn hát và vận động theo nhịp các bài hát 3 lần sau đó mở nhạc cho trẻ nghe và vận động theo.

* TCDG: Tập tầm vông

- Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi cho trẻ chơi cùng cô.

- Cô cho trẻ chơi 3 - 4 lần hỏi trẻ tên của trò chơi
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ở các góc 
- Cô cho trẻ vào góc chơi, rồi cho trẻ chơi. Cô quan sát và hỏi trẻ: con đang làm gì? để làm gì?

+ Vệ sinh trả trẻ:

- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp: Sức khỏe, tính cách, học tập của trẻ

F. ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY

- Sĩ số trẻ:

· Trạng thái cảm xúc: ………………………………………………………………….

· Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….…….

· Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………..

 -  Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………
Đóng chủ đề

* Đàm thoại và giúp trẻ nhớ lại những điều kỳ diệu học ®­​îc ở chủ đề: “ Những  con vật đáng yêu ”.

+ Trẻ biết kể về các con vật: Như​ tên gọi, đặc điểm đặc tr​ưng, màu sắc của các con vật

 + Đây là con gì? Kêu nh​ư thế nào? Gáy như​ thế nào? Sống ở đâu?

 - Cho trẻ hát, múa, đọc thơ theo chủ đề

- Giáo dục trẻ luôn yêu quý nuững con vật. Biết chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình và tránh xa những con vật to lớn, nguy hiểm.

* Giới thiệu chủ đề: “Cây và những bông hoa đẹp”b»ng cách cho trẻ xem tranh về chủ đề: “Cây và những bông hoa đẹp”. Giới thiệu một số bài hát, bài thơ, truyÖn…Liªn quan đến chủ đề: “Cây và những bông hoa đẹp”. 
- Cô cho trẻ cùng trang trí lớp theo chủ đề mới để khơi gợi hứng thú của trẻ.
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